
Giáo án Vật Lý 9	                                                                                                         Nguyễn Thùy Vân
	
Chương I : PHẦN ĐIỆN HỌC
Tuần 1 - Tiết 1:
Chủ đề 1   MỐI LIÊN HỆ GIỮA CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN
VÀ HIỆU ĐIỆN THẾ GIỮA HAI ĐẦU DÂY DẪN
I.MỤC TIÊU
1. Kiến thức : 
· Nêu được cách bố trí và tiến hành thí nghiệm khảo sát sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn.
· Vẽ và sử dụng được đồ thị biểu diễn mối quan hệ I,U từ số liệu thực nghiệm.
· Nêu được kết luận về sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn.
2. Kĩ năng :
· Mắc mạch điện theo sơ đồ
· Sử dụng các dụng cụ đo: Ampe kế, vôn kế.
· Sử dụng một số thuật ngữ khi nói về hiệu điện thế.
· Kĩ năng vẽ và sử lí đồ thị.
3. Thái độ : Yêu thích môn học
II.CHUẨN BỊ
· Giáo viên : Bảng 1, bảng 2 SGK
· Học sinh : Mỗi nhóm:
1 điện trở, 1 biến trở,  1 ampe kế, 1 vôn kế, 1 công tắc, một biến thế nguồn điện, 7 đoạn dây nối, giấy ô li.
III. Tổ Chức Hoạt Động Dạy Và Học:
1. Ổn định lớp:
2. Kiểm tra bài cũ:
3. Bài mới:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	Hoạt động 1 : Ôn lại kiến thức cũ
Để đo CĐDĐ chạy qua bóng đèn và HĐT giữa hai đầu bóng đèn, cần dùng những dụng cụ gì ?
-Nêu nguyên tắc sử dụng  dụng cụ đó ?
Cá nhân HS trả lời dựa vào hình 1.1 SGK.

Hoạt động 2 : Tìm hiểu sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn
-Yêu cầu HS tìm hiểu sơ đồ hình 1.2 SGK
-GV hướng dẫn HS làm HĐ1
   Mắc mạch điện theo sơ đồ 1.2
   Tiến hành đo ghi kết quả vào bảng 1
- Nêu dụng cụ dùng để đo cường độ dòng điện?
- Nêu dụng cụ dùng để đo hiệu điện thế ?
- Nêu cách mắc ampe kế để đo cường độ dòng điện qua dây dẫn.
- Nêu cách mắc vôn kế để đo hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn.
- Các em hãy vẽ sơ đồ mạch điện gồm:
+  Nguồn điện
+  1 dây dẫn (gọi là điện trở mẫu)
+ 1 ampe kế dùng để đo cường độ dòng điện qua dây
+ 1 vôn kế đo hiệu điện thế giữa hai đầu dây
+ 1 khóa dùng để đóng, ngắt dòng điện qua mạch.
Lưu ý: Các em cần bổ sung các chốt (+),(-) của ampe kế và vôn kế trên sơ đồ.
 - Theo dõi, kiểm tra giúp đỡ các nhóm mắc mạch điện.
   - Thông báo dòng điện qua Vôn kế có I rất nhỏ (  gần = 0)  bỏ qua
 Thảo luận nhóm trả lời câu Nhận xét

Hoạt động 3 : Vẽ và sử dụng đồ thị để rút ra kết luận
- GV yêu cầu HS tiến hành làm HĐ 2
- Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của CĐDĐ vào HĐT có đặc điểm gì
Vẽ lại đồ thị theo bảng số liệu vửa đo được
      +Gợi ý : Cách xác định các điểm biểu diễn bằng cách vẽ 1 đường thẳng đi qua gốc tọa độ, đồng thời đi qua gần tất cả các điểm biểu diễn. Nếu có điểm nào nằm quá xa đường biểu diễn thì yêu cầu nhóm đó tiến hành đo lại
 HS thảo luận nhóm rút ra kết luận

Hoạt động 4 : Củng cố -Vận dụng

Cho HS tiến hành làm HĐ 3, 4,5
Đọc phần thế giới quanh ta
	





I.THÍ NGHIỆM
1/Sơ đồ mạch điện

2/Tiến hành thí nghiệm
NX: HĐT giữa hai đầu dây tăng (hoặc giảm) bao nhiêu lần thì CĐDĐ chạy qua dây dẫn đó cũng tăng (hoặc giảm) bấy bao nhiêu lần
CĐDĐ chạy qua dây dẫn tỉ lệ thuận với HĐT đặt vào hai đầu dây dẫn
















II.ĐỒ THỊ BIỂU DIỄN SỰ THAY ĐỔI CỦA CĐDĐ THEO HĐT
1/Dạng đồ thị
Đồ thị biểu diễn sự thay đổi của CĐDĐ theo HĐT giữa hai đầu dây dẫn là một đường thẳng đi qua gốc tọa độ .
2/Kết Luận 
        

III.VẬN DỤNG



4. Dặn dò:
- Về nhà làm bài tập 1  6
- Chuẩn bị chủ đề 2 “Điện trở của dây dẫn- Định luật Ôm
+ Tìm hiểu thương số U/I đối với mỗi loại điện trở.
+ Tìm hiểu khái niệm điện trở
+ Tìm hiểu cách phát biểu và viết biểu thức của định luật Ôm

IV. Rút Kinh Nghiệm:
	
	
	
	

Tuần 1 - Tiết 2:
Chủ đề 2: Điện Trở Dây Dẫn – Định Luật Ohm

I. Mục tiêu:
1. Kiến thức :
· Nhận biết được đơn vị điện trở và vận dụng công thức tính điện trở để giải bài tập
· Phát biểu và viết được hệ thức của địng luật ôm.
· Vận dụng định luật ôm để giải một số bài tập đơn giản
2. Kĩ năng :
· Sử dụng một số thuật ngữ khi nói về HĐT và CĐDĐ
· Vẽ sơ đồ mạch điện sử dụng các dụng cụ đo để xác định dụng cụ đo của một dây dẫn.
3. Thái độ : Cẩn thận , kiên trì trong học tập

II. Chuẩn bị:
1. Đối với mỗi nhóm học sinh  : Điền đủ bảng 1.
2. Đối với Giáo Viên : Bảng theo mẫu, viết trước bài tập (như trong GA trên giấy A3).

III. Tổ chức hoạt động dạy và học:
1. Ổn định lớp:
2. Kiểm tra bài cũ:
-   Sự  phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn như thế nào?
-   Đồ thị biểu diễn sự phụ thộc này có đặc điểm gì ?
4. Bài mới:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV 
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	Hoạt động 1 : Xác định thương số đối với mỗi dây dẫn

Nêu kết luận về mối quan hệ giữa U và I.
- Đồ thị mối quan hệ giữa U, I có đặc điểm gì ?
- Đặt vần đề như  SGK
- Yêu cầu từng HS dựa vào bảng 1  các em tính thương số .
- Yêu cầu HS đọc và trả lời câu hỏi trong HĐ 1.
- Hợp thức hóa câu trả lời của HS.
- Các em dựa vào bảng của GV (được treo trên bảng). Khi cùng hiệu điện thế U, thì cường độ dòng điện qua hai dây và 2 có khác nhau không.




Hoạt động  2 : Tìm khái niệm điện trở
Yêu cầu HS đọc thông báo phần điện trở SGK
- Điện trở được ký hiệu như thế  nào?
-Điện trở dây dẫn được tính bằng công thức nào?
-Khi tăng HĐT lên 2 lần thì điện trở của nó tăng mấy lần? Vì sao ?
Đổi các đơn vị sau : 0,5M = ………K = …….
Cá nhân HS suy nghĩ trả lời các câu hỏi

Nêu ý nghĩa của điện trở










Hoạt động 3 : Phát biểu và viết biểu thức của định luật ôm
- Cho HS nhắc lại sự phụ thuộc của cường độ dòng điện qua dây dẫn vào điện trở của dây
- Sự phụ thuộc của cường độ dòng điện qua dây dẫn vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây, và điện trở của dây được thể hiện qua định luật  Định luật Ohm
- HS đọc thông tin SGK nêu hệ thức 
- Lưu ý các em mặc dù các công thức:



I = , R =  ; U = I.R là tương đương nhau nhưng chỉ có công  thức I=  được xem là hệ thức của định luật Ohm.
- Yêu cầu một HS phát biểu định luật .
- Nhắc lại hệ thức của định luật Ohm và phát biểu định luật Ohm


Hoạt động 4 : Củng cố-Vận dụng
Công thức dùng để làm gì ? Từ công thức này có thể nói U tăng bao nhiêu lần thì R tăng bấy nhiêu lần được không? Vì sao?
-Cá nhân HS trả lời các câu hỏi của GV và câu HĐ 3, HĐ 4.

-Đọc ghi nhớ, có thể em chưa biết .

	
I.ĐIỆN TRỞ CỦA DÂY DẪN
1/Xác địng thương số U/I đối với mỗi dây dẫn.
HĐ 1: 
-Cùng một HĐT đặt vào hai dây dẫn, CĐDĐ qua chúng là khác nhau
- Không thay đổi đối với mỗi dây dẫn
-Thay đổi đối với các dây dẫn khác nhau
Giá trị thương đối với mỗi dây dẫn không đổi và với hai dây dẫn khác nhau thì khác nhau.

2/Điện trở
Ký hiệu: R
Đơn vị: 

                 R= 
U: Hiệu điện thế (V)
I: Cường độ dòng điện (A)
R: Điện trở ()
Ý nghĩa của điện trở: Điện trở dây dẫn biểu thị mức độ cản trở dòng điện nhiều hay ít của dây dẫn đó.
Khi cùng hiệu điện thế U thì:


	

II.ĐỊNH LUẬT ÔM
1/Hệ thức của định luật

I =
Trong đó: 
U: Hiệu điện thế (V)
I: Cường độ dòng điện (A)
R: Điện trở ()
2/Phát biểu định luật
Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây, và tỉ lệ nghịch với điện trở của dây.

III.VẬN DỤNG
HĐ 3:
R= U/I= 6/0,5=
So sánh R và R0
HĐ 4 : 
Rđèn= U/I = 9/0,5=



4. Dặn dò:
- Về nhà làm 19 luyện tập
- Chuẩn bị bài: “Đoạn mạch nối tiếp- Đoạn mạch song song”
IV. Rút Kinh Nghiệm:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Tuần 2 - Tiết 3 + 4:	
Chủ đề 4 : Đoạn Mạch Nối Tiếp
                  Đoạn Mạch Song Song
I. Mục Tiêu:
1. Kiến thức :
· 
Suy luận để xây dựng công thức tính điện trở tương đương của đoạn mạch gồm 2 điện trở mắc nối tiếp : Rtđ = R1 + R2 và hệ thức  từ các các kiến thức đã học
· 

Suy luận để xây dựng công thức tính điện trở tương đương của đoạn mạch gồm 2 điện trở mắc song song :  và hệ thức  từ các các kiến thức đã học
· Mô tả được cách bố trí thí nghiệm kiểm tra lại các hệ thức suy ra từ lý thuyết .
· Vận dụng được những kiến thức đã học để giải thích một số hiện tượng và bài tập về đoạn mạch nối tiếp, đoạn mạch song song.
2. Kĩ năng :
· Thực hành sử dụng các dụng cụ đo điện : Vôn kế, ampe kế
· Bố trí tiến hành lắp ráp thí nghiệm.
· Suy luận , lập luận 
3. Thái độ : 
· Vận dụng kiến thức đã học để giải thích một số hiện tượng đơn giản có liên quan trong thực tế.
· Yêu thích môn học .
II. Chuẩn Bị :
Mỗi nhóm học sinh
+3 điện trở mẫu, trong đó có một điện trở tương đương của hai điện trở mắc song song , nối tiếp.
+1 ampe kế và 1 vôn kế
+1 nguồn điện 6V
+1 công tắc và 9 dây nối
III. Tổ Chức Hoạt Động Dạy Và Học:
1. Ổn định lớp:
2. Kiểm tra bài cũ:
Sửa bài thực hành
3. Bài mới:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	Hoạt động 1 : Nhận biết được đoạn mạch gồm hai điện trở mắc nối tiếp
-Trong đoạn mạch gồm hai điện trở  mắc nối tiếp:
+CĐDĐ chạy qua điện trở có liên hệ như thế nào với CĐDĐ mạch chính ?
+HĐT giữa hai đầu mỗi điện trở có liên hệ như thế nào với HĐT mạch chính ?
-Hai điện trở R1, R2 có mấy điểm chung ?
-Yêu cầu HS trả lời câu HĐ 1
Dựa vào kiến thức đã cũ và hệ thức của định luật ôm để trả lời câu HĐ 1
Kiểm tra hướng dẫn HS 
-Yêu cầu HS trả lời câu HĐ 1


-Cá nhân HS trả lời.

Hoạt động 2 : Xây dựng công thức tính điện trở tương của đoạn mạch gồm hai điện trở mắc nối tiếp
-Thế nào là điện trở tương đương của đoạn mạch ?
Hướng dẫn : Ap dụng kiến thức đã học và biểu thức định luật ôm
HĐT giữa hai đầu đoạn mạch là U, giữa hai đầu mỗi điện trở là U1, U2. viết hệ thức liên hệ giữa U, U1, U2
CĐDĐ chạy qua đoạn mạch là I. Viết biểu thức U, U1, U2 theo I và R tương ứng.
Hướng dẫn HS làm thí nghiệm như SGK
Yêu cầu HS rút ra kết luận

-HS đọc khái niệm điện trở tương đương

Đại diện nhóm lên bảng chứng minh công thức

Các nhóm mắc mạch điện tiến hành TN theo SGK
Đại diện nhóm trả lời
Hoạt động 3 : Nhận biết được đoạn mạch gồm hai điện trở mắc song song
Yêu cầu HS làm HĐ 3
-Hai điện trở R1, R2 có mấy điểm chung ?

Dựa vào kiến thức đã cũ và hệ thức của định luật ôm em hãy chứng  minh          



Kiểm tra hướng dẫn HS 







Hoạt động 4 : Xây dựng công thức tính điện trở tương của đoạn mạch gồm hai điện trở mắc song song
Hướng dẫn HS xây dựng công thức : Áp dụng kiến thức đã học và biểu thức định luật ôm
Viết hệ thức liên hệ giữa I, I1, I2 theo U, Rtđ, R1, R2




-Hướng dẫn HS làm thí nghiệm như SGK

Yêu cầu HS rút ra kết luận

HS thảo luận làm câu HĐ 4
Đại diện nhóm lên bảng chứng minh công thức
-Các nhóm mắc mạch điện tiến hành TN theo SGK
Đại diện nhóm trả lời

Hoạt động 5 :Luyện tập
Tổ chức hướng dẫn học sinh hoàn thành HĐ 5, 6,7
+ Giáo viên gợi ý, hướng dẫn.
+ Gọi Hs lên bảng trình bày.


	I.CĐDĐ VÀ HĐT TRONG MẠCH NỐI TIẾP
1/Nhớ lại kiến thức lớp 7

2/Đoạn mạch gồm hai điện trở mắc nối tiếp:
HĐ 1:
 R1, R2 và ampe kế mắc nối tiếp
Ta có: 


II.ĐIỆN TRỞ TƯƠNG ĐƯƠNG CỦA ĐOẠN MẠCH NỐI TIẾP
1/Thế nào là điện trở tương đương
2/Công thức tính điện trở tương đương của đoạn mạch gồm hai điện trở mắc nối tiếp
I = I1 = I2 = …= In
U = U1 + U2 + …Un
Rtđ = R1 + R2 + …+ Rn






III.CĐDĐ VÀ HĐT TRONG MẠCH SONG SONG

HĐ 3: R1, R2 mắc song song, ampe kế đo CĐDĐ trong mạch
Chứng minh:


IV.ĐIỆN TRỞ TƯƠNG ĐƯƠNG CỦA ĐOẠN MẠCH SONG SONG
Công thức tính điện trở tương đương của đoạn mạch gồm hai điện trở mắc song song:

I = I1 + I2
;  ;

U = U1 =U2
  

III.VẬN DỤNG
HĐ 5: 
-HĐT giữa 2 đầu bóng đèn là 2V
- Các đèn còn lại không sáng 
- Đèn sáng bình thường
HĐ 6:




4. Dặn Dò:
- Học bài và làm bài tập 1 đến 6/ SGK
- Chuẩn bị bài :”Bài tập vận dụng định luật ohm ”
IV. Rút Kinh Nghiệm:
	
	
	
	










Tuần 3 - Tiết 5+ 6:
Chủ đề 4 :                    Bài Tập Vận Dụng Định Luật Ohm

I. Mục Tiêu:
- Vận dụng các kiến thức đã học để giải được các bài tập đơn giản về đoạn mạch gồm nhiều nhất là ba điện trở.
II. Chuẩn Bị:
1. Đối với Giáo Viên :
- Bảng liệt kê các giá trị hiệu điện thế và cường độ dòng điện định mức của một số đồ dùng điện trong gia - loại nguồn điện 110V và 220V.
II. Tổ Chức Hoạt Động Dạy Và Học:
1. Ổn định lớp:	
2. Kiểm tra bài cũ :
- Nêu mối liên hệ về cường độ dòng điện và hiệu điện thế trong đoạn mạch mắc nối tiếp và đoạn mạch mắc song song?
- Nêu công thức tính điện trở tương đương của đoạn mạch mắc nối tiếp và đoạn mạch mắc song song?
3. Bài mới:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CÙA HS

	Hoạt động 1 : Hướng dẫn cơ bản
- Khi giải bài tập điện ta thực hiện theo các bước sau :(treo bảng phụ viết sẵn các bước giải lên bảng)




HS đọc các bước giải


Hoạt động 2 : Giải bài tập
Bài tập 1/ SGK trang 28

-Yêu cầu HS đọc và tóm tắt đề bài.
- Gv và HS cùng giải quyết bài tập:
        + Chiều dòng điện trong mạch là chiều đi từ đâu đến đâu?
        + Cách mắc mạch điện: 

        + Ta coi mạch nối tiếp là mạch điện phụ. Tính điện trở tương đương của R1 và R3 là R13
        + Tính điện trở tương đương của toàn mạch Rtđ
        + Có I qua mạch AB và Rtđ ta tính được U
        + Vì R13 // R2 nên U=U13=U2  tính được I2, I13
        + Vì R1 nt R3 nên I13= I3= I1  tính được U1 và U3
















Bài tập 2 :
Gọi HS đọc đề bài
-Yêu cầu HS đọc và tóm tắt đề bài.
- Gv và HS cùng giải quyết bài tập:
        + Chiều dòng điện trong mạch là chiều đi từ đâu đến đâu?
        + Cách mắc mạch điện: 
R3 nt (R1//R2)
        + Ta coi mạch song song là mạch điện phụ. Tính điện trở tương đương của R1 và R2 là R12
        + Tính điện trở tương đương của toàn mạch Rtđ
        + Có U qua mạch AB và Rtđ ta tính được I
        + Vì R12 nt R3 nên I=I12=I3  tính được U3, U12
        + Vì R1 // R2 nên U12= U1= U2  tính được I1 và I2




















Hoạt động 3 : Luyện tập
Bài 1 trang 31
-Tìm R23
-R23= Rtđ – R1
-Tìm R3



Bài 2 trang 31
R1 nt R2 nt R3  Rtđ = 3R

R1 // R2 // R3
  
 



Bài 3 trang 31
K mở  R1 nt R2


K đóng  R1 nt (R2 // R3)
Rtđ = R + R/2 = 1,5R


Bài 4 trang 31
Ba điện trở giống nhau có 4 cách mắc
     -Tìm I1, I2, I3
     -Tìm U1, U2, U3

	Các bước giải bài tập
B1: Tìm hiểi tóm tắt đề bài, vẽ sơ đồ mạch điện (nếu có)
B2 : Phân tích mạch điện, tìm công thức liên quan đến các đại lượng cần tìm.
B3 : Vận dụng công thức đã học để giải bài toán
B4 : Kiểm tra kết quả, trả lời

Bài 1:
Tóm tắt :



b/U1= ? V, U2 = ?V, U3= ? V
   I1=? A, I2=? A, I3=?A

	Giải

a)Điện trở tương đương của đoạn mạch R1 và R3

Điện trở tương đương của đoạn mạch RAB

b) Hiệu điện thế giữa 2 đầu đoạn mạch AB

Vì R13 // R2 
         UAB=U13=U2=6V
Cường độ dòng điện qua R13

Vì R1 nt R3  I13=I1=I3=0,05 A
Hiệu điện thế giữa hai đầu R1

Hiệu điện thế giữa hai đầu R3


Bài 2:
Tóm tắt :
R1 = 60      R2= 40
R3 = 36      UAB= 9V 
a)RAB = ?  b)U1 = ?
Giải
a)Điện trở tương đương của đoạn mạch R1 và R2

Điện trở tương đương của đoạn mạch RAB
Rtđ = R12+R3= 24+36=60 
b) Cường độ dòng điện qua đoạn mạch AB

Vì R12 nt R3 
         IAB=I12=I3= 0,15 A
Hiệu điện thế giữa 2 đầu  R3
U3= I3R3= 0,15.36= 5,4 V

Hiệu điện thế giữa 2 đầu  R12
U12= I12R12= 0,15.24= 3,6 V
Vì R1 // R2 
 U12=U1=U2= 3,6 V
Cường độ dòng điện qua  R1


Cường độ dòng điện qua  R2




-HS làm theo hướng dẫn 








-HS làm theo hướng dẫn 










-HS làm theo hướng dẫn 



IV. Rút Kinh Nghiệm:
	
			

Tuần 4 - Tiết 7+8:
Chủ đề 5	          CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN 
                       ĐIỆN TRỞ CỦA MỘT DÂY DẪN
I. Mục Tiêu:
- Nêu được điện trở của dây dẫn phụ thuộc vào chiều dài, tiết diện và vật liệu làm dây dẫn.
- Biết cách xác định sự phụ thuộc của điện trở vào một trong các yếu tố (chiều dài, tiết diện và vật liệu làm dây dẫn ).
- Suy luận và tiến hành được thí nghiệm kiểm tra sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài dây dẫn.
- Nêu được điện trở của các dây dẫn có cùng tiết diện và được làm từ cùng một vật liệu thì tỷ lệ thuận với chiều dài dây dẫn.
II. Chuẩn Bị:
1. Kiến thức : 
· Nêu được điện trở của dây dẫn phụ thuộc vào chiều dài, tiết diện và vật liệu làm dây dẫn.
· Biết cách xác định sự phụ thuộc của điện trở vào một trong những yếu tố (chiều dài, tiết diện, vật liệu làm dây dẫn)
· Suy luận và tiến hành thí nghiệm kiểm tra sự phụ thuộc của điện trở dây dẫn vào chiều dài.
· Nêu được điện trở của dây dẫn có cùng tiết diện và được làm cùng vật liệu thì tỉ lệ thuận với chiều dài.
2. Kĩ năng :
· Mắc mạch điện và sử dụng dụng cụ đo để đo điện trở của dây dẫn
3. Thái độ : Trung thực, có tinh thần hợp tác trong hoạt động nhóm.
III. Tổ Chức Hoạt Động Dạy Và Học:
1. Ổn định lớp:
2. Kiểm tra bài cũ : Sửa bài tập
3. Bài mới:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	Hoạt động 1 : Tìm hiểu về công dụng của dây dẫn và các loại dây dẫn thường được sử dụng
Dây dẫn dùng để làm gì ? ở đâu ?
-Kể tên các vật liệu được dùng để làm dây dẫn ?
Cá nhân học sinh trả lời các câu hỏi của GV
Để cho dòng điện chạy qua, dùng trong mạng điện  và các thiết bị điện
Hoạt động 2:Tìm hiểu điện trở của dây dẫn phụ thuộc vào những yếu tố nào
Đặt hai đầu dây dẫn vào HĐT U thì dây dẫn có điện trở không?
-Yêu cầu HS quan sát hình mà GV chuẩn bị và cho biết có những yếu tố nào khác nhau ?
-Điện trở của các dây dẫn này có như nhau không?
-Những yếu tố nào có thể ảnh hưởng tới điện trở của dây?
-Để xác định sự phụ thuộc của điện trở vào một trong những yếu tố thì phải làm như thế nào ?
Cá nhân HS HS trả lời 
HS quan sát và trả lời.
Thảo luận nhóm để tìm câu trả lời.
Hoạt động 3 : Xác định sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài dây dẫn
-GV cho hs mắc sơ đồ mạch điện như hình 5.3
Kiểm tra việc mắc mạch điện của HS
Sau TN yêu cầu HS đối chiếu kết quả TN với kết quả dự đoán và nêu nhận xét
-Yêu cầu HS nêu kết luận
HS nêu dự đoán theo câu HĐ 1
Từng nhóm HS tiến hành thí nghiệm
HS nêu kết luận về sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài
Hoạt động 4 : Xác định sự phụ thuộc của điện trở vào tiết diện của dây
GV cho HS tiến hành làm HĐ 2 
Kết quả bảng 2







Yêu cầu HS nêu nhận xét sự phụ thuộc của điện trở vào tiết diện
Hoạt động 5 : Xác định sự phụ thuộc của điện trở vào vật liệu làm dây
GV cho hs làm HĐ 3
Dự đoán kết quả và hoàn thành bảng 3
Cho hs đọc phần kết luận
GV giới thiệu cho hs đơn vị điện trở suất 
Gv giới thiệu bảng 4: một số điện trở suất làm dây



Hoạt động 6 : Xác định công thức tính điện trở
Yêu cầu HS làm HĐ 4


	Các bước tính
	
Dây dẫn (được làm từ vật liệu có điện trở suất )
	
Điện trở của dây dẫn ()

	1
	Chiều dài 1m
	Tiết diện 1m2
	R1 =

	2
	Chiều dài lm
	Tiết diện 1m2
	
R2 =

	3
	Chiều dài lm
	Tiết diện S(m2)
	





	






I.XÁC ĐỊNH SỰ PHỤ THUỘC CỦA ĐIỆN TRỞ DÂY DẪN VÀO TRONG NHỮNG YẾU TỐ KHÁC NHAU
-Độ dài
-Tiết diện
-Chất liệu






II.SỰ PHỤ THUỘC CỦA ĐIỆN TRỞ VÀO CHIỀU DÀI DÂY DẪN:
Khi các dây dẫn có cùng tiết diện và được làm từ cùng một loại vật liệu thì điện trở của dây dẫn tỷ lệ thuận với độ dài của dây



III. SỰ PHỤ THUỘC CỦA ĐIỆN TRỞ VÀO TIẾT DIỆN DÂY DẪN:
Khi các dây dẫn có cùng độ dài và được làm từ cùng một loại vật liệu thì điện trở của dây dẫn tỉ lệ nghịch với tiết diện của dây 









IV. SỰ PHỤ THUỘC CỦA ĐIỆN TRỞ VÀO VẬT LIỆU LÀM DÂY DẪN
-Sự phụ thuộc của điện trở vào vật liệu làm dây đặc trưng bằng một đại lượng là điện trở của dây
- Điện trở suất: ρ ( đọc là rô)

-Đơn vị: m
- Chất dẫn điện càng tốt khi điện trở suất của chất đó càng nhỏ
V CÔNG THỨC TÍNH ĐIỆN TRỞ


Trong đó:


-  điện trở suất (m).
- l chiều dài của dây (m)
- S tiết diện của dây (m2)

Điện trở của dây dẫn là nguyên nhân làm tỏa nhiệt trên dây. Nhiệt lượng tỏa ra trên dây dẫn là nhiệt vô ích, làm hao phí điện năng.
+ Mỗi dây dẫn làm bằng một chất xác định chỉ chịu được một cường độ dòng điện xác định. Nếu sử dụng dây dẫn không đúng cường độ dòng điện cho phép có thể làm dây dẫn nóng chảy, gây ra hỏa hoạn và những hậu quả môi trường nghiêm trọng.
- Biện pháp bảo vệ môi trường: Để tiết kiệm năng lượng, cần sử dụng dây dẫn có điện trở suất nhỏ. Ngày nay, người ta đã phát hiện ra một số chất có tính chất đặc biệt, khi giảm nhiệt độ của chất thì điện trở suất của chúng giảm về giá trị



4. Dặn Dò:
- Học và làm bài tập 1 đến 7/ SGK
- Chuẩn bị chủ đề 6: “Biến trở”
IV. Rút Kinh Nghiệm:
	
	
	
	










Tuần 5 - Tiết 9+10:
Chủ đề 6 :                              Biến Trở 

I. Mục Tiêu:
- Nêu được biến trở là gì và nêu được nguyên tắc hoạt động của biến trở.
- Mắc biến trở vào mạch điện để điều chỉnh cường độ dòng điện chạy qua mạch.
- Nhận ra được các điện trở dùng trong kỹ thuật (không yêu cầu xác định trị số của điện trở theo các vòng màu).
II. Chuẩn Bị:
1. Đối với mỗi nhóm HS:
- 1 biến trở con chạy có điện trở lớn nhất 20 và chịu được dòng điện có cường độ lớn nhất là 2A.
- 1 biến trở than (chiết ép) có các trị số kỹ thuật như biến trở con chạy nói trên.
- 1 nguồn điện 3V.                  - 1 bóng đèn 2,5V – 1W                    - 1 công tắc
- 7 đoạn dây nối có vỏ bọc cách điện, mỗi đoạn dài 30cm.
- 3 điện trở kỹ thuật loại có ghi trị số
- 3 điện trở kỹ thuật loại có các vòng màu.
2. Đối Với Giáo Viên  :
- Một biến trở tay quay có cùng trị số kỹ thuật như biến trở con chạy nói trên.
III. Tổ Chức Hoạt Động Dạy Và Học:
1. Ổn định lớp:
2. Kiểm tra bài cũ: 
Phát biểu  và viết  công thức điện trở, đơn vị và tên các đại lượng trong công thức
3.Bài mới:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	Hoạt động 1 : Tìm hiểu cấu tạo và hoạt động của biến trở Hãy đối chiếu các điện trở thật với hình 6.3 để trả lời HĐ 1
Gợi ý :
-Biến trở không có tác dụng làm thay đổi điện trở vì khi dịch chuyển con chạy dòng điện vẫn chạy qua toàn bộ cuộn dây và con chạy không có tác dụng làm thay đổi chiều dài.
-Điện trở của mạch điện thay đổi vì khi dịch chuyển con chạy làm thay đổi chiều dài cuộn dây và dòng điện chạy qua.
Giải thích được trị số ghi trên biến trở
-Khi dịch chuyển con chạy làm thay đổi chiều dài cuộn dây và dòng điện chạy qua và do đó làm thay đổi điện trở của biến trở.





Hoạt động 2:Sử dụng biến trở để điều chỉnh CĐDĐ
Hướng dẫn HS vẽ sơ đồ như hình 6.7
Lưu ý HS đẩy con chạy C về sát điểm N trước khi mắc vào mạch điện hoặc đóng công tắc

Biến trở có thể dùng để làm gì?
Các nhóm thực hiện HĐ 3

Các nhóm thực hiện câu  
HS trả lời và rút ra kết luận
Hoạt động 3 : Củng cố-Vận dụng
GV hướng dẫn HS làm HĐ 5
    -Tính tiết diện S
    -Áp dụng công thức để tính điện trở 

    - Tính HĐT qua biến trở

	I.BIẾN TRỞ
1)Tìm hiểu cấu tạo và hoạt động của biến trở:
 [image: ]

Biến trở là điện trở mà trị số có thể thay đổi được
Phân loại: 
-Biến trở theo chất liệu cấu tạo:
     +Biến trở dây quấn 
     +Biến trở than
- Biến trở theo bộ phận điều chỉnh:
     + Biến trở con chạy
     + Biến trở tay quay
- Biến trở có 3 chốt để nối với các bộ phận khác trong mạch điện 
2)Sử dụng biến trở để điều chỉnh CĐDĐ
    
Biến trở sử dụng để điều chỉnh CĐDĐ

III.VẬN DỤNG
HĐ 5:


	Tiết 10: LUYỆN TẬP

	GV phát cho HS bài tập
HS thảo luận nhóm và trình bày
Bài tập 1:
     *Gợi ý:
+ Tính chiều dài của dây điện trở
+ Tính chiều dài của 1 vòng dây
+ Tính số vòng dây của biến trở  



Bài tập 2:
Tóm tắt 
Biến trở (50 - 2,50A)
 = 1,1.10-6.m
l = 50m
a) Giải thích ý nghĩa con số 
b) Umax = ?
c) S = ?


	

+ Chiều dài của dây làm hợp kim là:


+Số vòng dây của biến trở là:

a/ Ý nghĩa của con số: 50  là điện trở lớn nhất của biến trở, 2,5 A là cường độ dòng điện ớn nhất mà biến trở chịu được
b/ Hiệu điện thế lớn nhất được phép đặt lên 2 đầu dây cố định của biến trở là 
Umax = Imax.Rmax = 2,5.50 = 125(V)
c) Từ công thức: 
 
  S = 1,1.10-6m2 = 1,1mm2
	





4. Dặn dò:
- Học và làm bài tập 1 đến 6/ SGK
- Chuẩn bị chủ đề 7”Bài Tập Vận Dụng Định Luật Ohm Và Công Thức Tính Điện Trở Của Dây Dẫn”
IV. Rút Kinh Nghiệm:
	
	
	
	
	
	
	
	

	


Tuần 6 - Tiết 11+12:
Chủ đề 7:  Bài Tập Về Điện Trở & Định Luật Ohm

I. Mục Tiêu:
- Vận dụng định luật Ohm và công thức tính điện trở củadây dẫn để tính các đại lượng có liên quan đối với đoạn mạch gồm nhiều nhất là ba điện trở mắc nối tiếp, song song hoặc hỗn hợp
II. Chuẩn Bị:
· Đối với mỗi Giáo Viên :
- Ôn tậâp đinh luật Ohm đối với đoạn mạch mắc nối tiếp, song song hoặc hỗn hợp.

	Đoạn mạch gồm các điện trở
	Mắc nối tiếp
	Mắc song song

	Cường độ dòng điện
	I = I1 = I2
	I = I1 + I2

	Hiệu điện thế
	U = U1 + U2
	U = U1 = U2

	Điện trở tương đương
	R = R1 + R2
	

 hoặc 


- Ôn tập công thức tính điện trở của dây dẫn theo chiều dài, tiết diện và điện trở suất của vật liệu làm dây dẫn.
III. Tổ chức hoạt động dạy và học:
1. Ổn định lớp:
2. Kiểm tra bài cũ:
- Phát biểu định luật Ohm. Nêu công thức , ý nghĩa, đơn vị của mỗi đại lượng trong công thức ?
- Nêu công thức tính điện trở của dây dẫn , ý nghĩa, đơn vị của mỗi đại lượng trong công thức ?
3. Bài mới:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	Hoạt động 1 : Giải bài tập 1
- Gọi HS trình bày cách giải
- Lưu ý HS đổi đơn vị các đại lượng cho 
phù hợp.
- Gọi Hs lên bảng trình bày.
- Yêu cầu cả lớp làm vào nháp, qun sát, nhận xét.
- Nhận xét, sữa chữa sai sót


- Đọc gợi ý SGK và cá nhân tự giải
- Trình bày cách giải.
- 1 Hs lên bảng giải bài tập.
- Quan sát, nhận xét, sữa chữa

- Lắng nghe.








Hoạt động2: Giải bài tập 2
- GV ghi cách giải của HS lên bảng
- Gợi ý cách giải hoàn chỉnh.
- Gọi Hs lên bảng trình bày.
- Yêu cầu cả lớp làm vào nháp.
- Thu 5 bài làm nhanh nhất chấm lấy điểm.
- Yêu cầu HS tìm cách khác
- Gv trình bày cách giải lên bảng.
- HS đọc đề bài, tóm tắt
- HS khác nêu cách giải

- Lăng nghe và ghi nhớ

- Từng HS giải bài tập 2

- Cá nhân Hs suy nghĩ trả lời.
- Quan sát, lắng nghe và ghi bài.








Hoạt động 3: Củng cố kiến thức
GV: Yêu cầu HS trả lời : Muốn giải bài tập về vận dụng định luật ôm cho các đoạn mạch và công thức tính điện trở của dây dẫn ta cần tiến hành theo mấy bước?
   HS: Thảo  luận theo nhóm và trả lời được : Cần tiến hành theo 4 bước
· Bước 1: Tìm hiểu, tóm tắt, vẽ sơ đồ mạch điện ( nếu có).
· Bước 2: Phân tích mạch điện, tìm công thức liên quan đến đại lượng cần tìm.
· Bước 3: Lập kế hoạch giải, vận dụng các công thức liên quan.
· Bước 4: Kiểm tra kết quả và biện luận:


	Bài 1 :                   
Tóm tắt            
d =  0,023 mm = 2,3.10-5 m            
I = 0,25 A
U= 240V
= 6,6.10-7 m
l =? m
Giải
 Theo định luật OHM điện trở của dây

Tiết diện của dây tóc
S = л (d/2)2 
      = 3,14 x 1,3225.10-10
    = 4,15265. 10-10 m2
Chiều dài của dây tóc bòng đèn

                       


Bài 2 :
R = 40 
I =0,5A
U1 =4,5 V
U = 12V
a)R2= ?đèn sáng bt
b)Rb=30; =0,4.10-6m
S=1mm2=10-6m2
l=?m
Giải
[image: ]
b/Hiệu điện thế giữa 2 đầu biến trở:
U=U1 + U2 
=> U2= U – U1= 7,5 V
Cường độ dòng điện qua biến trở:
I = 0,5
Trị số biến trở của điện trở






4. Dặn dò:
- Hoàn chỉnh các bài tập trên lớp.
- Làm bài tập 11.1 đến 11.4/SBT
- Chuẩn bị chủ đề 8 :”Công và Công  Suất của dòng điện”
IV. Rút kinh nghiệm:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
		
		

		
                     






















Tuần 7 - Tiết 13 + 14:
Chủ đề 8 :      Công Và Công Suất Của Dòng Điện.

I. Mục Tiêu:
    - Phát biểu được khái niệm điện năng.
    - Phát biểu được khái niệm công của dòng điện.
    - Viết được công thức tính công của dòng điện
    - Phát biểu được khái niệm công suất điện.
   - Viết được công thức tính công suất điện.                                                                                                              
- Nêu được ý nghĩa của số oát ghi trên dụng cụ điện
- Vận dụng công thức P = U.I để tính được một đại lượng khi biết các đại lượng còn lại.
II. Chuẩn Bị:
1. Đối với mỗi nhóm học sinh : 
- 1 bóng đèn 12V – 3W (hoặc 6V – 3W).
- 1 bóng đèn 12V – 6W (hoặc 6V – 6W).
- 1 bóng đèn 12V – 10W (hoặc 6V – 8W).
- 1 nguồn điện 6V hoặv 12 V phù hợp với mỗi loại bóng đèn
- 1 công tắc 

- 1 biến trở 20- 2A
- 1 ampe kế có GHĐ 1,5A và ĐCNN 0,1A.
- 1 vôn kế có GHĐ 10V và ĐCNN 0,1V.
- 9 đoạn dây nối có lõi bằng đồng và có vỏ bọc cách điện
2. Đối với giáo viên:
- 1 bóng đèn 12V – 3W                                                    - 1 bóng đèn 12V – 6W
- 1 bóng đèn 220V- 100W                                                - 1 bóng đèn 220V- 25 W
       - Công tơ điện
III. Tổ Chức Hoạt Động Dạy Và Học:
1. Ổn định lớp:
2. Kiểm tra bài cũ :
- Sửa bài tập.
3. Bài mới:

	Hoạt Động Của Học Sinh
	Hoạt Động Của Giáo Viên

	






· Hoạt động 1: Tìm hiểu về điện năng.
    Học sinh trả lời câu hỏi của GV: 
· Khi lực tác dụng lên một vật và vật chuyển động theo phương không vuông góc với phương của lực thì lực đaõ có thực hiện công.
· Vật có khả năng thực hiện công thì vật có năng lượng.
· Năng lượng coù nhiều dạng: cơ năng, nhiệt năng, quang năng…
· Có. Năng lượng có thể chuyển từ dạng này sang dạng khác, từ vật này sang vật khác.
HS quan sát hình H 8.4 và trả lời:
· Máy khoan, quạt máy.

· Bàn ủi, bếp điện.
     Học sinh nêu kết luận: 
Dòng điện có năng lượng vì dòng điện có khả năng thực hiện công và có thể cung cấp nhiệt lượng để làm thay đổi nhiệt năng của các vật.



· Hoạt động 2: Tìm hiểu sự chuyển hóa điện năng thành các dạng năng lượng khác
· Máy khoan:  điện năng được chuyển hóa thành cơ năng và nhiệt năng.
· Quạt máy: điện năng được chuyển hóa thành cơ năng và nhiệt năng.
· Bàn ủi: điện năng được chuyển hóa thành nhiệt năng và quang năng.
· Bếp điện: điện năng được chuyển hóa thành nhiệt năng và quang năng.
· Học sinh nghe giảng và ghi bài.




















· HS làm bài theo hướng dẫn của giáo viên:
Tóm tắt
Ahp / Ai = 15 
H = ? 
Giải
Ta có: Ahp / Ai = 15 
        => Ahp = 15Ai   

 Mà 
· H = 0,0625 

· Hoạt động 3: Tìm hiểu công suất điện tiêu thụ  và giá trị định mức của các dụng cụ điện.
· Học sinh thực hiện theo yu6 cầu của giáo viên.




· HĐT
· Coâng suất.








· HS trả lời:  bóng đeøn có ghi 220V – 14W. Con số đó cho biết hiệu điện thế định mức của đèn là 220V, công suất định mức của đèn là 14W.
· Có nghĩa là: Khi hiệu điện thế đặt vào 2 đầu  dụng cụ điện bằng 220 V  thì dụng cụ đoù hoạt động bình thường và công suất mà dụng cụ đoù tiêu thụ bằng 14 W.

· Hoạt động 4: Tìm hiểu công thức tính công 
và công suất điện.
· Học sinh qua sát bảng sốâ liệu và tính toán.
+ Đeøn 1: UI = 6.0,5 = 3  
+ Đeøn 2: UI = 6.1 = 6
Nhận xét: Tích UI bằng công suất định mức của đèn. 



· Công thức tính công suất điện:
P = UI
Trong đoù:
U laø HĐT (V)
I  laøCĐDĐ (A)
P là công suất (W)





· Áp dụng:
Tóm tắt
Uñm = 220 V
Pñm = 1500 W
I = ?

Giải
Khi bếp hoạt động bình thường thì U = Uđm , P = Pđm.
Cường độ dòng điện đi qua bếp là:
I = P : U = 1500 : 220 = 6,82 (A)

· Công thức tính công của dòng điện:
           A = P.t = UIt
· Công của dòng điện có đơn vị là :
A (J ) hoặc A (kW.h)











· Hoạt động 5: Tìm hiểu cách đo lượng điện năng tiêu thụ
· Học sinh lắng nghe và ghi bài.





· Học sinh làm hoạt động trong sách TLDH
Toùm tắt
t = 5 giờ = 18000 s
A =  258,5 – 251,5 = 7 (kW.h) 
                               = 25200000 (J)
P = ? (W)
Giải
Công suất của quạt điện là:
P = A / t  = 25200000 : 1800
                = 1400 (W)

· Hoạt động 6: Vận dụng coâg thức tính công và công suất điện.
· 1 HS đọc đềâ bài hoạt động 8.
Tóm tắt
Uñm = 220V
Pñm =  1600W
t = 1,5 h  
1kW.h = 1600 đồng.
Tính tiền điện phải trả cho bếp trong 30 ngaøy.
     Giải
Điện năng tiêu thụ của bếp trong một tháng là:
A = P.t = 1600.(1,5.30) = 72000 (Wh) = 72 (kW.h)
Tiền điện phải trả cho bếp trong 1 tháng là:
72. 1600 = 115 200 (đồng)
· 1 HS đọc đềâ bài hoạt động 9.
Tóm tắt
Bếp điện: 220 V – 1200 W
Nồi cơm điện: 220V – 600 W
Baøn ủi: 220V – 1000W
a)Vẽ sơ đồ mạch điện
I = ?
b)CB loại 10 A coù ngắt điện khoâng? Vì sao?
c)CB loại 15A coù ngắt điện khoâng? Vì sao?
Giải
a)Ta coù:
P = P1 + P2 + P3 
   = 1200 + 600 + 1000 = 2800 (W)
CĐDĐ trong mạch laø:
I = P : U = 2800 : 220 = 12,72 (A)
b)Nếu cái CB trong mạch là loại 10A thì CB đoù có ngắt mạch điện. Vì CĐDĐ trong mạch đaõ vượt quá GHĐ của CB.
c)Nếu cái CB trong mạch là loại 15A thì CB đó không ngắt mạch điện. Vì CĐDĐ trong mạch nhỏ hơn GHĐ của CB.
	· Tạo tình huống học tập:
· Hằng ngày, mỗi gia đình sử dụng điện đều phaiû trả tiền điện theo số đếùm của điện kế (công tơ tiện). Vậy số đếm này cho biết đại lượng nào của dòng điện?
· Dựa vào đâu để tính số tiền điện hàng tháng phải trả cho mỗi vật dụng trong gia đình?
· Nhắc lại kiến thức:
+ Lực thực hiện công khi nào?



+ Khi 1 vật coù khả năng thực hiện coâng, vật đoù coù mang năng lượng khoâng?
+ Năng lượng có những dạng nào?

+ Các dạng năng lượng có thể chuyển hóa lẫn nhau không?
 Quan sát hình H8.4 và hãy cho biết:
+ Dòng điện sinh ra lực và thực hiện công trong hoạt động của vật dụng, thiết bị điện nào?
+ Dòng điện cung cấp nhiệt lượng trong hoạt động của vật dụng, thiết bị điện nào?
· Hãy cho biết dòng điện có năng lượng không? Vì sao?
· GV thoâng baùo:
Năng lượng của dòng điện được gọi là điện năng.  Hay nói cách khác: điện năng là năng lượng của dòng điện.



· Em hãy cho biết, điện năng đươc chuyển hóa thành các dạng năng lượng nào trong hoạt động của mỗi dụng cụ điện ở hình H8.4?





· Trong các vật dụng, thiết bị điện, điện năng đã được chuyển hóa thành các dạng năng lượng khác. Trong các dạng năng lượng này, có thể là năng lượng có ích (Ai) hoặc năng lượng vô ích (Ahp).
·  Có nghĩa  là: Toøan bộ điện năng tiêu thụ  là: Atp = Ai + Ahp
· Người ta đưa ra định nghĩa: hiệu suất sử dụng điện năng ( phần năng lượng có ích ) của dụng cụ điện là tỉ số giữa phần điện năng chuyển hóa thành năng lượng có ích và toàn bộ điện năng tiêu thụ được .
· 

Trong đó: Ai là năng lượng có ích.
           Ahp là năng lượng hao phí vô ích.
Atp là năng lượng toàn phần được chuyển hóa từ điện năng.
·   Tính hiệu suất phát sáng của bóng đeøn sợi đốt , biết rằng điện năng tiêu thụ của đeøn được chuyển hóa thành nhiệt năng và quang năng. Tỉ lệ nhiệt năng tỏa ra so với quang năng là khoảng 15 lần?
· GV nhận xét và chỉnh sửa.














Hãy quan sát 1 số dụng cụ điện (bóng đeøn, quạt điện, nồi cơm điện, bàn ủi, tivi, tủ lạnh, máy lạnh…)
· Đọc số vôn  và số oùat ghi trên mỗi dụng cụ đieän?
· Vôn là đơn vị của đại lượng nào?
· Oaùt  là đơn vị của đại lượng nào?
· GV thông báo: Trên mỗi dụng cụ điện thường ghi số vôn và số oaùt. Các giá trị này được gọi  là hiệu điện thế định mức và công suất định mức. Khi hiệu điện thế đặt vào 2 đầu  dụng cụ điện bằng hiệu điện thế định mức  thì dụng cụ đoù hoạt động bình thường và công suất mà dụng cụ đoù tiêu thụ bằng công suất định mức.
Ví dụ: bóng đeøn có ghi 220V – 14W. Con số đó cho biết điều gì?








· Quan saùt bảng số liệu (bảng 1/ 56):
+ Người ta làm thí nghiệm với 2 bóng đeøn, trên bóng đeøn 1 có ghi (6V, 3W) ; bóng đeøn 2 có ghi (6V, 6W).
+ Người ta đặt HĐT U = 6V vào 2 đèn trên thì đo được CĐDĐ I1 = 0,5A,  I2 = 1A.
+ Hãy tính tích U.I của từng bóng đeøn, và so sánh tích này với công suất định mức của đeøn.
· Hãy nêu công thức tính công suất điện? Và nêu ý nghĩa của từng đại lượng?
· GV kết luận:
Công suất điện của một đoạn mạch là số đo lượng điện năng mà đoạn mạch đoù tiêu thụ trong một đơn vị thời gian.
P = UI
Trong đoù:
U laø HĐT (V)
I  laøCĐDĐ (A)
P là công suất (W)
· YêÂu cầu học sinh thực hiện:
Áp dụng: bếp điện có ghi 220V – 1500W, bếp điện này có cường độ dòng điện đi qua là bao nhiêu khi bếp hoạt động bình thường?
· GV nhận xét.






· Yêu cầu HS đọc sách TLDH và cho biết công của dòng điện được tính như thế nào?
· GV kết luận:
Công của dòng điện trong một đoạn mạch là lượng điện năng mà đoạn mạch tiêu thụ để chuyển hóa thành các dạng năng lượng khác.
A = Pt = UIt
Trong đoù:
U : HĐT (V)
I  : CĐDĐ (A)
t :thời gian dòng điện thực hiện công (s)
A : công của dòng điện (J) 
 1kW.h = 3 600 000 J



· GV thoâng baùo:
Công của dòng điện hay điện năng tiêu thụ được đo bằng điện kế (công tơ điện).
Lượng tăng thêm của số chỉ trên điện kế là số đếm của điện kế, cho biết điện năng tiêu thụ (công của dòng điện ) theo đơn vị kW.h (còn gọi là số kí điện tiêu thụ).
· Yêu cầu học sinh làm hoạt động trong sách TLDH
· GV nhận xét.










· Yeâu cầu 1 HS đọc HĐ 8
· Yeâu cầu 1 HS leân bảng toùm tắt
· GV nhận xét.











· Yeâu cầu 1 HS đọc HĐ 9
· Yeâu cầu 1 HS leân bảng toùm tắt
· GV nhận xét.





4. Dặn dò:
- Học và làm bài tập 12.1 đến 12.7/SBT
- Chuẩn bị bài: “Công và công suất của điện trở – Định luật Joule – Lenz”
IV. Rút Kinh Nghiệm:
	
	
	
	
	
	
	






























Tuần 8 - Tiết 15: 
CHỦ ĐỀ 9:    Công Và Công Suất Của Điện Trở
                           Định Luật Joule - Lenz
I. Mục Tiêu:
-Nêu được tác dụng nhiệt của dòng điện: Khi có dòng điện chạy qua vật dẫn thông thường thì một phần hay toàn bộ điện năng được biến đổi thành nhiệt năng.
- Phát biểu được định luật Jun – Lenxơ và vận dụng được định luật này đễ giải các bài tập về tác dụng nhiệt của dòng điện
II. Chuẩn Bị: 
· Vì việc tiến hành các thí nghiệm để thiết lập đầy đủ định luật này đòi hỏi nhiều thời gian; điều kiện về thời gian và thiết bị không cho phép nên Giáo viên chỉ chuẩn bị :
- Hình thí nghiệm 9.4; 1 số thiết bị điện.
- Hình JP Jun – H. Lenxô
III. Tổ Chức Hoạt Động Dạy Và Học :
5. Ổn định lớp:
6. Kiểm tra bài cũ:
7. Bài mới:

	Hoạt Động Của Học Sinh
	Họat Động Của Giáo Viên

	





· Hoạt động 1 :Chứng minh công thức và trả lời câu hỏi
Một đoạn mạch chỉ có R, có cường độ dòng điện I chạy qua trong thời gian t. Chứng minh:

Ta có : P= UI và I= 

             P= (RI). I =U.


  Nên            P= RI2 =

 Mà A = Pt

Nên   A= RI2t =t
Học sinh giải bài tập vận dụng trên bảng:
                Giải :
Tóm tắt:
Ñ(6v-3w)
R0 = 2,5 Ω
Rñ =?
Rñ = ? R0
Điện trở đèn khi sáng bình thường:



P = suy ra Rñ  == = 12 Ω


 = = 4,8
Vậy điện trở của đèn khi sáng bình thường cao hơn lúc không sáng là 4,8 lần 
· Hoạt động 2:Tìm hiểu sự biến đổi giữa các dạng năng lượng trong đoạn mạch điện trở:
- Hoạt động cá nhân: kể tên 1 vài dụng cụ hay thiết bị biến đổi điện năng thành nhiệt năng
a. + Bóng đèn dây tóc
 + Bóng đèn bút thử điện 

b. + Máy sấy tóc, quat điện…
 + Máy bơm nước, máy khoan điện

c. + nồi cơm điện, ấm điện, bàn là…
- Học sinh quan sát cấu tạo của một số thiết bị 
- Bộ phận chính là một đoạn dây dẫn bằng hợp kim Nikelin hoặc Constantan


nikenlin = 0,4.106 


constantan = 0,5.106 


đồng =1,7.10-8

Nhận xét 1: Điện trở suất của các hợp kim luôn lớn hơn điện trở suất của đồng.



Học sinh đọc thông tin trong sách : để biết được phần điện năng biến thành quang năng không đáng kể so với phần điện năng thành nhiệt năng,
                Giải:
Tóm tắt:
Bàn ủi( 220v- 750w)
t = 20 min = 1200 s
Q= ?
 Công dòng điện sinh ra:
A= Pt = 750 . 1200= 900 000 (J)
Mà A= Q nên Q= 900 000 J
· Hoạt động 3: Xây dựng hệ thức biểu thị định luật Jun – Lenxơ
Học sinh áp dụng công thức để trả lời hoạt động 3
Tóm tắt:
m1 = 80g          C1 = 880 J/(kg. K) 
m2 = 200g        C2 = 4200 J/(kg. K)      
R= 6 Ω
t = 5 min =300 s
    t = 7,9 0 C
A=?
Q=?
Công dòng điện tạo ra trong mạch:
A = I2R t = 4.6.300= 7200 (J)
Nhiệt lượng truyền cho bình nhôm và nước:
Q = (m1c1 + m2c2).       t 
    =(0,08.880+0,2.4200). 7,9
    =7192,1 (J) 
· Hoạt động 4: Ghi nhớ định luật Joule- Lenz và trả lời câu hỏi vận dụng.
Học sinh : Q ~ R;  Q~ I2  và Q ~ t


Viết công thức và áp dụng công thức để làm bài vận dụng hoạt động 4
R= 5Ω
I= 6A
t= 10min =600 s
Q = ?
 Nhiệt lượng do dây tỏa ra:
Q =R .I2.t= 0,5.36.600 = 10800 (J)
· Hoạt động 5: Vận dụng định luậtJun – Lenxơ vào bài tập:
Tóm tắt:
Bếp(220 V- 1500 W)
U=220 V              Cnöôùc = 4200J/ (kg.K)

V= 3 l m=3 kg
t 1 = 250C
t 2= 1000C
t=14 min = 840 s 
Ai =?
H=?

Giải:
Năng lượng nước thu vào chính là năng lượng có ích:
Ai=Qthu = mc(t2-t1) 
       = 3. 4200. 75
       =945 000 (J)
Năng lượng do dây dẫn toả ra:
A=Qtoaû = I2Rt
       =1500.840= 1260 000 (J)
Hiệu suất bếp:


H= == 0.75 
Vậy hiệu suất bếp là 75%
· Hoạt động 6:vận dụng định luật Jun-Lenxơ



Vì đèn và dây nối mắc nối tiếp dòng điện chạy qua chúng có cùng cường độ:

Theo Ñl jun-lenxô: Q (của t đoạn)






RQdtóc > đồng

Nhiệt lượng toả ra nhiều

	· Tạo tình huống học tập:
Yêu cầu học sinh trả lời các câu hỏi sau: 
+ Khi ta đun nấu bằng bếp điện, điện năngđược biến đổi thành các dạng năng lượng nào?
+Khi đèn đang sáng đúng định mức , không dùng máy đo,ta có thể tìm được điện trở đèn không?
Giáo viên yêu cầu học sinh chứng minh công thức: 
Công suất điện của đoạn mạch chỉ có R:


        P= RI2 =
Công của dòng điện trong đoạn mạch chỉ có R: 


                   A= RI2 t=t




Giáo viên yêu cầu học sinh đọc đề bài và tóm tắt.


Giáo viên gợi ý cách giải bằng công thức mới chứng minh.
Giáo viên yêu cầu học sinh lên bảng làm bài.
Giáo viên gọi học sinh nhận xét và sửa bài.







- Dòng điện chạy qua vật dẫn thường gây ra tác dụng gì? (tác dụng nhiệt …)

Khi dòng điện qua đoạn mạch là vật dẫn chỉ có R thì điện năng của đoạn mạch sẽ biến dổi thành nhiệt năng và tỏa nhiệt ra môi trường xung quanh.

Cho học sinh quan sát trực tiếp  hình vẽ các dụng cụ hay thiết bị điện học sinh nêu ra.

- Các dụng cụ điện biến đổi toàn bộ ĐNNN có bộ phận chính là gì?
+ So sánh điện trở suất của các dây dẫn hợp kim này với các dây dẫn bằng đồng? Nhận xét?
Nếu học sinh quên nhắc học sinh xem bảng điện trở suất ở 200C của một số chất 

Kết luận: Trong đoạn mạch mà vật dẫn mà điện năng được biến đổi hoàn toàn thành nhiệt năng, nhiệt lượng do vật dẫn tỏa ra bằng công dòng điện trong đoạn mạch đó. ( Q=A)

Giáo viên yêu cầu học sinh đọc đề và tóm tắt trên bảng.

Giáo viên yêu cầu học sinh làm bài vận dụng của hoạt động 2
? Nguồn điện trong gia đình thường dùng ở bàn ủi là bao nhiêu vôn?
? Vậy bàn ủi sử dụng công suất bao nhiêu woat?



Giáo viên treo hình 9.4 vàyêu cầu học sinh tóm tắt các thông tin trong bài





Giáo viên gọi học sinh nhận xét hai kết quả vừa tính.

Giáo viên cũng giải thích cho học sinh về sai số (Q A)

Kết luận:
 Nhiệt lượng tỏa ra từ điện trở R:
A=Q = I2.R.t
?Từ công thức về nhiệt lượng em hãy phát biểu mối liên hệ giữa Q, R, I và t
Phát biểu: Nhiệt lượng tỏa ra từ một vật dẫn khi có dòng điện chạy qua tỉ lệ thuận với điện trở vật dẫn, với bình phương cường độ dòng điện với thời gian dòng điện chạy qua vật dẫn đó.
Q =R .I2.t
Q: nhiệt lượng do dây dẫn toả ra (J)
 I: cường độ dòng điện (A)

 R: điện trở của dây dẫn ()
 t: thời gian dòng điện chạy qua dây dẫn (s)
Giáo viên gọi học sinh lên bảng tóm tắt và giải bài vận dụng

Giáo viên yêu cầu học sinh lên bảng tóm tắt bài tập hoạt động 5
Giáo viên gợi ý 




? Ổ điện dùng trong gia đình có hiệu điện thế là bao nhiêu?



? Em có thể dùng công thức nào để tính năng lượng có ích?




Để tính hiệu suất em cần sử dụng công thức nào?


Giáo viên cho học sinh nhận xét và sửa bài.


Thông báo cho học sinh : 1J = 0,24 Cal

· Tại sao với cùng một dòng điện thì dây tóc bóng đèn nóng lên với nhiệt độ cao, còn dây nối với bóng đèn hầu như không nóng lên ?
 Từ hệ thức của định luật Jun-Lenxơ hãy suy luận xem năng lượng toả ra ở dây tóc bóng đèn và ở dây nối khác nhau do yếu tố nào?



- Yêu cầu học sinh nêu phần ghi nhớ




4. Dặn dò:
- Học bài và làm bài tập 
- Chuẩn bị chủ đề 10: “Bài tập về công và công suất điện”.
IV. Rút Kinh Nghiệm:
														
	
	
	
	
	
		
	









Tuần 8 -  Tiết 16 ; Tuần 9 – Tiết  17:
CHỦ ĐỀ 10 : 
Bài Tập Về Công Và Công Suất Điện.

I. Mục Tiêu:
- Giải được các bài tập tính công và công suất điện đối với các dụng cụ điện mắc nối tiếp và mắc song song.
II. Chuẩn Bị:
- Giáo viên chuẩn bị trên bảng con theo mẫu sau:

	Đoạn mạch gồm các điện trở
	Mắc nối tiếp
	Mắc song song

	Cường độ dòng điện 
	
	

	Hiệu điện thế 
	
	

	Điện trở tương đương 
	
	

	Công suất điện
	

	Công
	


III. Tổ Chức Hoạt Động Dạy Và Học:
1. Ổn định lớp
2. Kiểm tra bài cũ: Giáo viên lần lượt đặt các câu hỏi và yêu cầu học sinh trả lời vào bảng con:
	Đoạn mạch gồm các điện trở
	Mắc nối tiếp
	Mắc song song

	Cường độ dòng điện 
	I = I1 = I2
	I = I1 + I2

	Hiệu điện thế 
	U = U1 + U2
	U = U1 = U2

	Điện trở tương đương 
	Rtñ = R1 + R2
	

 hoặc 

	Công suất điện
	
P = A/t

	Công
	
A=P .t


3. Bài mới:

	Hoạt Động Của Học Sinh
	Hoạt Động Của Giáo Viên

	· Hoạt động 1: Giải bài 1
- Đọc đề bài.
- 1 em lên bảng tóm tắt đề, còn cả lớp tóm tắt vào vở.
- Trả lời: đèn và biến trở được mắc nối tiếp.


- 1 em lên bảng vẽ sơ đồ mạch điện.
- Trả lời câu hỏi gợi ý của GV:
+ Ub = U - Uñ = 9 - 6 = 3 (V)
+ Vì đèn sáng bình thường nên cường độ dòng điện chạy qua bóng đèn là: Iđ = Pđ / Uđ = 3/6 = 0,5(A)
Vì đèn nối tiếp biến trở nên:
I = Ib = Iñ = 0,5 A
+ Rb = Ub / Ib = 3/0,5 = 6 ()

- Học sinh hoạt động nhóm tìm các giải khác.

+ Pi = 3 W


+ P = U.I = 9.0,5 = 4,5 (W)

+ H = Pi .100%/ P  

       = 3. 100%/4,5  67 %
· Hoạt động 2: Giải bài 2:
- Đọc đề bài.
- 1 em lên bảng tóm tắt đề, còn cả lớp tóm tắt vào vở.
- Trả lời câu hỏi gợi ý của GV:
+ A = P . t


+ Điện năng tiêu thụ của đèn sợi đốt trong 1 tháng: 
A = P . t = 0,06.150 = 9 (kW.h)
 Điện năng tiêu thụ của nồi cơm điện trong 1 tháng: 
A = P . t = 0,6.15 = 9 (kW.h)
Điện năng tiêu thụ của bếp điện trong 1 tháng: 
A = P . t = 1,2.22,5 = 27 (kW.h)
Điện năng tiêu thụ của bàn ủi trong 1 tháng: 
A = P . t = 0,8.7,5 = 6 (kW.h)
Điện năng tiêu thụ của tất cả thiết bị điện trong 1 tháng: 
A = 9 + 9 + 27+ 6= 51 (kW.h)
Vậy: số đếm của công tơ điện năng tăng thêm 51 số.
+ Số tiền phải trả: 
51 . 1600 =81600(đồng)
+ Công suất tiêu thụ tổng cộng của các thiết bị điện:  P = 2860 W
+ Cường độ dòng điện tối đa trong mạch chính: I=P /U =2860/220 =13 A
· Hoạt động 3:Giải bài 3.
- Đọc đề bài.
- 1 em lên bảng tóm tắt đề, còn cả lớp tóm tắt vào vở.
- Trả lời câu hỏi gợi ý của GV:
+ I=P /U =2380/205 =16 (A)
Nên chọn dây dẫn có tiết diện bằng 4mm2.


+ 

+ P d= I2.R = 162.0,85 = 217,6 (W)
	 
- Yêu cầu hs đọc đề bài.
- Mời hs lên bảng tóm tắt đề, còn cả lớp tóm tắt vào vở.
- Yêu cầu hs trả lời câu hỏi: để đèn sáng bình thường thì đèn và biến trở được mắc với nhau như thế nào?
- Mời 1 em lên bảng vẽ sơ đồ mạch điện.
- Yêu cầu hs trả lời câu hỏi gợi ý:
 +Hiệu điện thế giữa hai đầu biến trở là bao nhiêu?
  +Vì đèn sáng bình thường nên dòng điện chạy qua bóng đènvà biến trở phải có cường độ dòng điện là bao nhiêu?
+ Tính trị số Rb của biến trở như thế nào?
- Yêu cầu hs hoạt động nhóm tìm các giải khác tính trị số Rb của biến trở  .
+ Công suất có ích (chính là công suất tiêu thụ của đèn khi đèn sáng bình thường là bao nhiêu?
+ Công suất toàn mạch tính bằng công thức nào?
+ Hiệu suất của đoạn mạch bằng bao nhiêu?

- Yêu cầu hs đọc đề bài.
- Mời hs lên bảng tóm tắt đề, còn cả lớp tóm tắt vào vở.
- Yêu cầu hs trả lời câu hỏi gợi ý:
+ Viết công thức tính điện năng tiêu thụ A theo công suất điện P và thời gian sử dụng t.
+ Tính điện năng tiêu thụ A của từng thiết bị điện trong 1 tháng?






+ Tính điện năng tiêu thụ A của tất cả thiết bị điện trong 1 tháng?

+ Từ đó hãy tính số đếm của công tơ điện năng tương ứng với lượng điện năng mà các thiết bị điện tiêu thụ và số tiền phải trả.
+ Tính công suất tiêu thụ tổng cộng của các thiết bị điện.
+ Tính cường độ dòng điện tối đa trong mạch chính.

- Yêu cầu hs đọc đề bài.
- Mời hs lên bảng tóm tắt đề, còn cả lớp tóm tắt vào vở.
- Yêu cầu hs trả lời câu hỏi gợi ý:
+ Tính cường độ dòng điện trên dây dẫn theo công thức nào? Từ đó nên chọn dây dẫn có tiết diện bằng bao nhiêu?
+ Tính điện trở tổng cộng của dây dẫn theo công thức nào?
+ Tính công suất tỏa nhiệt trên dây dẫn theo công thức nào?


4. Dặn Dò:
 - Bài tập về nhà: bài 3,4,5 phần luyện tập.
 -  Đọc phần “Thế giới quanh ta”
- Xem trước chủ đề 11: “Sử Dụng An Toàn Và Tiết Kiệm Điện”
IV. Rút Kinh Nghiệm:
	
					
	
	
	
	
	
		
	















Tuần 9 - Tiết 18,Tuần 10 – Tiết 19:

CHỦ ĐỀ 11: SỬ DỤNG AN TOÀN VÀ TIẾT KIỆM ĐIỆN

I. Mục Tiêu:
- Nêu và thực hiện các quy tắc an toàn khi sử dụng điện
- Giải thích được cơ sở vật lí của các quy tắc an toàn khi sử dụng điện.
- Nêu và thực hiện các biện pháp sử dụng tiết kiệm điện năng.
II. Chuẩn Bị:
- Học sinh ôn lại các quy tắc an toàn khi sử dụng điện đã học ở lớp 7
- Tìm hiểu trước các cách sử dụng an toàn điện trong thực tế.
-Giáo viên: chuẩn bị một số hình ảnh về tai nạn điện; một số biện pháp sử dụng điện tiết kiệm
III. Tổ Chức Hoạt Động Dạy Và Học:
1. Ổn định lớp:
2. Kiểm tra bài cũ: 
3. Bài mới:

	Hoạt Động Của Học Sinh
	Hoạt Động Của Giáo Viên

	· 11.1:  Giữ an toàn khi sử dụng điện 
HÑ1: Nhớ lại các kiến thức đã biết về an toàn khi sử dụng điện.
- Học sinh làm việc cá nhân để trả lời các câu hỏi .
























HĐ2: Tìm hiểu thêm một số quy tắc an toàn khi sử dụng điện: 
Học sinh làm việc theo nhóm để trả lời các câu hỏi .













HĐ3: Tìm hiểu cầu dao chống giật (ELCB, ngắt điện ngăn dòng rò)
Học sinh làm việc cá nhân để trả lời câu hỏi .























· 11.2: Sử dụng tiết kiệm điện năng
1. Lợi ích của việc sử dụng tiết kiệm điện năng:
HĐ4: Việc sử dụng hợp lý và tiết kiệm điện năng
- Học sinh làm việc cá nhân để tìm hiểu lợi ích của việc tiết kiệm điện năng.


- Học sinh tìm hiểu thêm lợi ích khác của việc sử dụng hợp lý và tiết kiệm điện năng : dành điện cho sản xuất, giảm sự cố do quá tải
2. Các biện pháp sử dụng tiết kiệm điện năng: 
HĐ5: Cá nhân học sinh tham gia thảo luận chung












· 11.3: Vận dụng 
- Học sinh trả lời cá nhân HĐ 6, HĐ 7








· Củng cố và dặn dò:
Học sinh làm thêm một số bài tập vận dụng trong SGK
- Học sinh trả lời cá nhân, học sinh khác nhận xét, giáo viên hoàn chỉnh câu trả lời.





-Học sinh hoạt động cá nhân, nhận xét:
- Điện năng sử dụng cho mỗi loại bóng trong 8000 h:
+ Bóng đèn sợi đốt: 
A1= P1.t = 0,06. 8000 = 480 (kW.h)
+ Bóng đèn compact: 
A2= P2.t = 0,015. 8000 = 120(kW.h)
-Toàn bộ chi phí cho việc dùng mỗi loại bóng đèn trong 8000h là:
+ Bóng đèn sợi đốt: 8 bóng
T1 = 8 x 5000 + 480 x 1600 = 808.000 (ñ)
+ Bóng đèn compact: 1 bóng
T2 =1 x 50000 + 120 x 1600 = 242.000 (ñ)
-Dùng đèn com pact có lợi hơn vì :
+ Tiết kiệm được 808.000 – 242.000 = 566.000 (đ)
+ Sử dụng công suất nhỏ hơn, dành điện năng cho nơi khác.
+ Góp phần giảm sự cố do quá tải

	· Vào bài bằng các dẫn chứng về tai nạn điện
· Đối với mỗi câu hỏi, giáo viên gọi 1 hoặc 2 học sinh trình bày câu trả lời trước lớp và cho học sinh khác bổ sung.
· Giáo viên hoàn chỉnh câu trả lời đó:
- Dòng điện qua cơ thể bắt đầu gây ra tác dụng nguy hiểm khi cường độ dòng điện vượt quá 0,01A.
- Có thể gặp nguy hiểm khi sử dụng các nguồn điện có hiệu điện thế vượt quá 40V.
- Cần sử dụng các dây dẫn điện có vỏ bọc cách điện tốt.
- Dây dẫn nối bàn ủi với phích cắm điện thường là loại dây mềm 3 lõi đồng có cách điện bằng cao su và bọc sợi vải; có tác dụng cách điện 2 lần.
- Các dây dẫn nối thiết bị với nguồn điện có tiết diện phù hợp với cường độ dòng điện chạy trong dây để tránh nguy cơ cháy nổ, chập mạch cũng như tránh lãng phí.
-Dây dẫn điện nối nguồn với một số thiết bị như đèn bàn , bàn ủi , bếp điện có tiết diện khác nhau; dây dẫn  nối với bếp có tiết diện lớn hơn, do bếp có P  lớn hơn  I lớn  R nhỏ  S lớn. 
- Trong mạng điện gia đình, để ngăn chặn tác hại của hiện tượng đoản mạch, quá tải; người ta thường mắc cái CB (cái ngắt điện tự động): khi dòng điện sử dụng > dòng điện thiết kế của CB thì nó sẽ ngắt mạch. Trong cuộc sống thường gặp các CB có cường độ  ngắt mạch 6A, 10A, 15A, 20A, 30A; thường sử dụng loại 6A, nếu cường độ dòng điện trong mạch vượt quá 6A, CB sẽ tự đñộng ngắt mạch.

· Giáo viên gọi 1 hoặc 2 nhóm trình bày câu trả lời trước cả lớp và cho nhóm khác nhận xét , bổ sung
· Giáo viên hoàn chỉnh câu trả lời: Khi thay bóng đèn điện
- Nếu đèn dùng phích cắm thì phải rút phích  khỏi ổ điện trước khi tháo bóng đèn hỏng và thay bóng khác.
- Nếu đèn dùng công tắc thì phải ngắt công tắc hoặc ngắt CB trước khi tháo bóng đèn hỏng và thay bóng khác.
- Khi thay, ta còn phải đứng trên ghế nhựa hoặc bàn gỗ khô và nên mang găng tay vải để đảm bảo cách điện giữa người và nền nhà.
- Giáo viên lưu ý: Khi sử dụng những thiết bị có công suất lớn như bếp điện , lò vi sóng, tủ lạnh, máy giặt,… nên nối đất cho thiết bị bằng phích cắm  3 chấu, trong đó chấu thứ 3 là chấu nối đất.
· Giáo viên gọi 1 hoặc 2 học sinh trình bày câu trả lời trước cả lớp và cho học sinh khác nhận xét , bổ sung
· Giáo viên hoàn chỉnh câu trả lời: 
- Khi có 1 dòng điện rò qua cơ thể gây điện giật, dòng điện chạy trong 2 dây dẫn điện qua cái ELCB có cường độ khác nhau, khi sự chênh lệch cường độ vượt quá giá trị cho phép cái ELCB sẽ tự động ngắt mạch.
- Thường gặp các ELCB có cường độ dòng điện ngắt mạch là 5 mA,  15mA, 20mA, thường sử dụng loại 15mA; nếu cường độ dòng điện qua cơ thể vượt quá 15mA, cầu dao sẽ sụp xuống.
Giáo viên chốt lại kết luận: 
· Cần phải thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn khi sử dụng điện, nhất là với mạng điện dân dụng vì hiệu điện thế 220 V của mạng điện này có thể gây nguy hiểm đến tính mạng. 
· Chỉ tiếp xúc với các bộ phận của các thiết bị điện trong mạng điện gia đình khi chúng được làm bằng chất cách điện hoặc sau khi đã kiểm tra được sự cách điện giữa chúng với mạch điện chạy trong thiết bị.

Chuyển ý: Ở nước ta, lãng phí điện năng trong sản xuất, truyền tải và sử dụng là khá lớn khiến chính phủ phải đưa nhiều chương trình hành động nhằm tiết kiệm điện năng tại sao phải tiết kiệm điện năng, và bằng cách nào?
· Giáo viên cho học sinh tìm hiểu cần phải sử dụng hợp lý và tiết kiệm điện năng.
- Giảm chi tiêu cho gia đình.
- Tăng tuổi thọ của các thiết bị điện.
- Giảm bớt việc xây dựng các nhà máy điện, góp phần giảm bớt tác hại của các nhà máy điện đến môi trường, không phải mua điện của nước khác.




· Giáo viên gọi 2 em học sinh lên bảng viết công thức tính điện năng tiêu thụ.
· Cho học sinh khác nhận xét: A= P.t
· Gọi 1 hoặc 2 học sinh nêu sự phụ thuộc của A vào P và t nhận xét
· Dựa vào sự phụ thuộc này, nêu biện pháp tiết kiệm điện năng khi sử dụng các thiết bị điện:
+ Lựa chọn, sử dụng các dụng cụ hay thiết bị điện có công suất hợp lí, đủ mức cần thiết.
+ Chỉ sử dụng các dụng cụ hay thiết bị điện trong thời gian cần thiết.
- Các thiết bị điện khi được tắt bằng cái điều khiển từ xa vẫn còn tiêu thụ điện, chỉ sử dụng cách này khi tắt thiết bị trong thời gian ngắn. Nên tắt thiết bị bằng cách nhấn công tắc, rút phích cắm, cúp cầu dao,…
· Sau khi học sinh làm xong HĐ 6, HĐ 7
Giáo viên cho 1 hoặc 2 học sinh trình bày lời giải của mình:
HĐ6: Số tiền tiết kiệm được trong một tháng của một gia đình: T= 1600 x 30 = 48.000 đ
Số tiền tiết kiệm được trong một tháng của cả thành phố Hồ Chí Minh: T’= T x 1.700.000 = 48.000 x 1.700.000 = 81.600.000.000đ

 - Học sinh khác nhận xétGiáo viên hoàn chỉnh câu trả lời của học sinh
BT3: câu A
BT4: câu C
BT5: câu B, C, D
BT6: Người đó vẫn bị điện giật, do điện trở người lớn, cường độ dòng điện qua người nhỏ nên cái CB và ELCB không ngắt. Cần chú ý giữa an toàn điện dù mạng điện đã có gắn CB và ELCB
BT7: 2 học sinh lên bảng tính điện năng và chi phí sử dụng cho mỗi loại bóng , sau đó so sánh:











-Dùng đèn nào có lợi hơn?



4. Dặn dò:
- Học bài và hoàn thành bài tập
- Chuẩän bị chủ đề 12
-Đọc “Thế giới quanh ta”
IV. Rút Kinh Nghiệm:
	
	
	
	
	
	






















Tuần 10 - Tiết 20:    

 CHỦ ĐỀ 12: BÀI TẬP TỔNG HỢP PHẦN ĐIỆN HỌC 


I. Mục Tiêu:
- Vận dụng các kiến thức đã học để giải các bài tập đơn giản về bóng đèn sợi đốt và an toàn điện 
II. Chuẩn Bị:
II. Tổ Chức Hoạt Động Dạy Và Học:
1. Ổn định lớp:	
2. Kiểm tra bài cũ :
- Nêu quy tắc an toàn về điện?
- Cách sử dụng điện tiết kiệm?
3. Bài mới:

	Hoạt Động Của Học Sinh
	Hoạt Động Của Giáo Viên

	




· Hoạt động 1: Giải câu 1
- Cá nhân học sinh suy nghĩ , trả lời câu hỏi của Giáo Viên để làm ý 1: 
Điện trở của mỗi đèn:





Điện trở tương đương của mạch điện:


Rtñ= R1 + R2 = 12 + 36 = 48 ()
CĐDĐ qua mạch:

I= 
Vì Đ1 nối tiếp Đ2 neân I1= I2= I = 0,25A
Hiệu đñiện thế giữa hai đầu mỗi đèn:

 


(U=U1 + U2  U2= U-U1= 12 – 3 = 9 (V))
Ta có: U1 < Uđm1 (3 < 6) đèn 1 sáng yếu hơn bình thường
U2 > Uđm2 (9 > 6) đèn 2 sáng hơn bình thường
- Thảo luận nhóm để trả lời ý 2, 3:
Đèn 2 nhanh hỏng hơn vì U2 > Uđm2
Khi một đèn bị hỏng, đèn còn lại không hỏng, vì mạch hở, không có dòng điện qua đèn.


· Hoạt động 2: Giải câu 2
- Học sinh hoạt động cá nhân:
U1=U2=U/2  Đ1 được mắc nối tiếp với Đ2 
CĐDĐ qua mỗi đèn:

I
Vậy : cần mắc đèn 1 nối tiếp với đoạn mạch gồm 3 bóng đèn 2 song song nhau
· Hoạt động 3: Giải câu 3
- Thảo luận nhóm để trả lời câu hỏi của Giáo Viên
Tiết diện dây tóc của mỗi đèn:


Mặt khác, điện trở mỗi đèn: 






· Hoạt động 4: Giải câu 6
HĐT định mức của mỗi đèn:


Công suất định mức:


Điện trở tương đương của mạch điện:


Điện trở của một đèn:


	· Các bước giải bài tập về đèn 
Bước 1: Tìm hiểu, tóm tắt đề bài
Bước 2: Tìm hiểu ý nghĩa các số ghi trên đèn
Bước 3: So sánh hiệu điện thế sử dụng của đèn với hiệu điện thế định mức 
Bước 4: Kết luận.
-Để biết 2 đèn có sáng bình thường không, ta so sánh U1, U2 với các giá trị định mức:
+ Tìm R1, R2  Rtñ
+ Tìm I=U/Rtñ I1, I2
+Tìm U1= I1. R1, U2= I2. R2
+So saùnh


















-Giáo viên gọi nhóm khác nhận xét





· Hướng dẫn của giáo viên: Để các đèn sáng bình thường
-So sánh U1, U2 với U  cách mắc Đ1 với Đ2
-Tính I1, I2  so sánh I1, I2 số đèn
-Kết luận







· Hướng dẫn của giáo viên: Để tính tỉ số S2/S1 ta cần tìm R1, R2, S1, S2  tỉ lệ
-Giáo viên gọi nhóm khác nhận xét















· Hướng dẫn của giáo viên: các đèn giống nhau mắc nối tiếp






4. Dặn Dò:
- Làm các bài tập còn lại / 86
- Ôn công thức tính điện trở, công suất; cách xác định điện trở theo vòng màu /18
-Chuẩn bị bài thực hành “Đo điện trở của một vật dẫn”
V. Rút Kinh Nghiệm:
	
			
	
	


Tuần 11 - Tiết 21 + 22:     
CHỦ ĐỀ 13: 
THỰC HÀNH: ĐO ĐIỆN TRỞ CỦA MỘT VẬT DẪN 
I. Mục Tiêu:
· Biết cách đo định điện trở bằng đồng hồ đo điện đa năng 
· Mô tả được cách bố trí và tiến hành được thí nghiệm xác định điện trở, công suất của một bóng đèn sợi đốt bằng Ampe kế và Vônkế
· Có kỹ năng vẽ đồ thị biểu diễn sự phụ thuốc của cđdđ qua đèn vào hđt giữa hai đầu đèn
· Có ý thức chấp hành nghiêm túc qui tắc sử dụng các thiết bị điện trong thí nghiệm 
II. Chuẩn Bị:
  1.Cho mỗi nhóm:
-1 đồng hồ đo điện đa năng
-3 điện trở than (loại có 4 vòng màu)
-1 bóng đèn sợi đốt 6V
-1 nguồn điện không đổi 6V
-1 vôn kế, 1 ampe kế
-1 biến trở
-1 công tắc, các dây nối
-mẫu báo cáo thực hành; điền phần 1a, 2a vào báo cáo
2. Đối với giáo viên : Chuẩn bị thêm 1 số dây nối , và một bộ dụng cụ như HS để có thể đổi cho các em khi xảy ra sự cố 
III. Tổ Chức Hoạt Động Dạy Và Học:
1. Ổn định lớp:
2. Kiểm tra bài cũ: 
-   Nêu công thức tính điện trở, công suất của một bóng đèn
3. Bài mới:

	Hoạt Động Của Học Sinh
	Hoạt Động Của Giáo Viên

	· Hoạt động 1  : Đo điện trở của một vật dẫn bằng ôm kế
· Từng HS trả lời các câu hỏi của GV





· Học sinh tiến hành thí nghiệm theo nhóm, ghi kết quả, nhận xét

· Hoạt động 2 : Đo điện trở, công suất của một bóng đèn sợi đốt bằng Ampe kế và Vônkế
· Học sinh hoạt động nhóm







· Dùng đồng hồ đo điện đa năng đo điện trở của một bóng đèn. Ghi giá tri điện trở của đèn vào báo cáo
· Các nhóm mắc mạch điện theo sơ đồ đã vẽ
· Mở khóa K, đọc số chỉ I của Ampe kế, số chỉ U của Vôn kế
· Điều chỉnh con chạy sao cho hiệu địên thế hai đầu bóng đèn tăng dần từ 1V đến 4V; đọc số chỉ của Ampe kế, số chỉ của Vôn kế tương ứng, ghi vào báo cáo 
· 
Tính điện trở R và công suất của bóng đèn tương ứng với từng trường hợp, ghi kết quả
· Vẽ đồ thị sự phu thuộc của I vào U theo bảng kết quả.
· Từng cá nhân hoàn thành phiếu thực hành 


· Nghe GV nhận xét để rút kinh nghiệm cho những bài thực hành sau

	· Kiểm tra việc chuẩn bị báo  cáo thực hành của HS
· Ghi trị số các vòng màu vào báo cáo?
· Quan sát  màu của các vòng màu trên điện trở?
· Trị số điện trở theo vòng màu?
· Thao tác đo điện trở bằng đồng hồ đo điện đa năng?
· Thực hiện thí nghiệm, ghi kết quả vào báo cáo

· Nêu công thức tính điện trở ? công suất?
· Muốn đo hiệu điện thế giữa hai đầu một bóng đèn cần dụng cụ gì? Cách mắc dụng cụ  này ?
· Muốn đo cường độ dòng điện qua bóng đèn  cần dụng cụ gì ? Cách mắc dụng cụ này 
· Vẽ sơ đồ mạch điện theo thí nghiệm, ghi chú chốt (+), chốt (-) của 2 dụng cụ đo – theo dõi sơ đồ của các em có chính xác không?

· GV cần nhắc các em một thao tác mà các em thường hay quên như:
+Điều  chỉnh kim chỉ của các dụng cụ đo về vạch số 0
+ Đặt mắt sao cho kim chỉ thị và ảnh của nó trùng nhau
+ Kiểm tra sự tiếp xúc của các chỗ nối 
· Theo dõi giúp đỡ kiểm tra các nhóm mắc mạch điện, đặc biệt khi mắc vôn kế, ampe kế
· Theo dõi nhắc nhở mọi HS đều phải tham gia tích cực
· GV nhận xét kết quả đo, tinh thần thái độ thực hành của từng nhóm .
· Nêu tên một nhóm tốt nhất, một nhóm chưa tốt (xét về mọi mặt)



4. Dặn dò:
- Ôn lại các kiến thức cũ, chuẩn bị cho tiết tổng kết
IV. Rút Kinh Nghiệm: 
	
	







Tuần 12 - Tiết 23:     
Tổng Kết Phần I: ĐIỆN HỌC
I. Mục Tiêu
- Tự ôn tập và tự kiểm tra được những yêu cầu về kiến thức và kỹ năng của toàn bộ của phần I
- Vận dụng được những kiến thức và kỹ năng để giải các bài tập trong phần I
II. Chuẩn Bị:
1. Đối với mỗi nhóm học sinh :
- Học sinh tự chuẩn bị 11 câu hỏi tự kiểm tra  
2. Đối với Giáo Viên :
- Bảng : Ôn tập định luật Ohm đối với các loại đoạn mạch , kiến thức về công suất , điện năng tiêu thụ và định luật Jun –Len xơ.
	Đoạn mạch gồm các điện trở
	Mắc nối tiếp
	Mắc song song

	Cường độ dòng điện 
	I = I1 = I2
	I = I1 + I2

	Hiệu điện thế 
	U = U1 + U2
	U = U1 = U2

	Điện trở tương đương 
	R = R1 + R2
	

 hoặc

	Công suất
	


	Định luật Jun – Len xơ
	

 hay 



III. Tổ Chức Hoạt Động Dạy Và Học:
1. Ổn định lớp:
2. Kiểm tra bài cũ:
3. Bài mới:
	Hoạt Động Của Học Sinh
	Hoạt Động Của Giáo Viên

	· Hoạt động 1: Trình bày và trao đổi kết quả đã chuẩn bị


- Từng học sinh trình bày câu trả lời đã chuẩn bị đối với mỗi câu của phần Tự kiểm tra theo yêu cầu của Giáo Viên
- Phát biểu , trao đổi, thảo luận với cả lớp để có câu trả lời cần đạt được đối với mỗi câu của phần Tự kiểm tra

· Hoạt động 2: Làm các câu của phần vận dụng
- Làm từng câu theo yêu cầu của Giáo Viên
12. C
13. B
14. D
15. A
16. D

17.  (1)


Từ đó suy ra : R1.R2 = 300   (2)
Giải hệ phương trình (1) và (2) ta được:



 hoặc 
- Trình bày câu trả lời và trao đổi , thảo luận với cả lớp khi giáo viên yêu cầu

	- Kiểm tra việc chuẩn bị trả lời phần tự kiểm tra để phát hiện những kiến thức và kỹ năng học sinh chưa vững.
- Đề nghị 1 hoặc 2 học sinh trình bày trước lớp các câu trả lời đã chuẩn bị của phần tự kiểm tra


- Dành nhiều thời gian cho học sinh trao đổi thảo luận những câu liên quan tới kiến thức và kỹ năng học sinh còn chưa vững và khẳng định câu trả lời cần có.

- Đề nghị học sinh làm nhanh các câu 12, 13, 14, 15. Đối  với 1 hoặc 2 câu , có thể yêu cầu học sinh trình bày lý do lựa chọn phương án trả lời của mình.











- Dành thời gian để từng học sinh tự lực làm câu 18, 19 . Đối với mỗi câu , có thể yêu cầu một học sinh trình bày lời giải trên bảng trong khi các học sinh khác giải tại chỗ. Sau đó Giáo Viên tổ chức cho học sinh cả lớp nhận xét, trao đổi lời giải của học sinh trình bày trên bảng và Giáo Viên khẳng định lời giải đúng cần có. Nếu còn thời gian, Giáo Viên có thể đề nghị học sinh trình bày cách giải khác.
- Đề nghị học sinh về nhà làm tiếp các câu 18,19, Giáo Viên có thể cho học sinh biết đáp số các câu này để học sinh tự kiểm tra lời giải của mình.


4. Dặn Dò:
- Hoàn thành các bài tập trên lớp
- Chuẩn bị tiết ôn tập kiểm tra 1 tiết
IV. Rút Kinh Nghiệm:
	
	
	
---o0o---







Lớp:		Thứ          , ngày         tháng          năm  201
Tên : 	

PHIẾU HỌC TẬP TỔNG KẾT PHẦN 1: ĐIỆN HỌC

I.Tự  kiểm tra:
1.Cường độ dòng điện I chạy qua một dây dẫn phụ thuộc như thế nào vào hiệu điện thế U giữa hai đầu dây dẫn đó?

2.Nếu đặt hiệu điện thế U giữa hai đầu dây dẫn và I là cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn đó thì thương số là giá trị của đại lượng nào đặc trưng cho dây dẫn? Khi thay đổi hiệu điện thế U thì giá trị này có thay đổi không? Vì sao.
3.Phát biểu và viết công thức của định luật Ohm. Nêu tên gọi và đơn vị từng đại lượng trong công thức.
4.Nêu đặc điểm về cđdđ và hđt của đoạn mạch nối tiếp, viết công thức tính điện trở tương đương của đoạn mạch nối tiếp?
5. Nêu đặc điểm về cđdđ và hđt của đoạn mạch song song, viết công thức tính điện trở tương đương của đoạn mạch song song?
6.Điện trở của một dây dẫn phụ thuộc vào những yếu tố nào? Nêu rõ sự phụ thuộc? Viết công thức thể hiện sự phụ thuộc, nêu tên gọi và đơn vị từng đại lượng trong công thức.
7.Thế nào là biến trở? Kể tên một số biến trở được phân loại theo chất liệu cấu tạo, theo bộ phận điều chỉnh. Biến trở thường có bao nhiêu chốt để nối với các  bộ phận khác trong mạch điện?
8.Tại sao nói dòng điện có mang năng lượng? Năng lượng đó gọi là gì? Thế nào là công của dòng điện trong một đoạn mạch, công suất điện của đoạn mạch, công suất của dụng cụ điện?
9.Phát biểu và viết hệ thức của định luật Joule-Lenz. Nêu tên gọi và đơn vị từng đại lượng trong công thức.
10.Nêu các biện pháp giữ an toàn điện trong gia đình.
11.Lợi ích của việc sử dụng tiết kiệm điện năng. Biện pháp sử dụng tiết kiệm điện năng.
II.Vận dụng:
12. Đặt một hiệu điện thế 3V vào hai đầu dây dẫn bằng hợp kim thì cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn này là 0,2A. Hỏi nếu tăng thêm 12 V nữa cho hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn này thì cường độ dòng điện qua nó có giá trị nào dưới đây?
A. 0,6A	B. 0,8A
C. 1A	D. một giá trị khác các giá trị trên
13. Đặt một hiệu điện thế U vào hai đầu các dây dẫn khác nhau và đo cường độ dòng điện I chạy qua mỗi dây dẫn đó. Câu phát biểu nào sau đây là đúng khi tính thương số U/I cho mỗi dây dẫn?
A.Thương số này có giá trị như nhau đối với các dây dẫn
B. Thương số này có giá trị càng lớn đối với dây dẫn nào thì dây dẫn đó có điện trở càng lớn
C. Thương số này có giá trị càng lớn đối với dây dẫn nào thì dây dẫn đó có điện trở càng nhỏ
D. Thương số này không có giá trị xác định  đối với mỗi dây dẫn


14. Điện trở R1=30 chịu được dòng điện có cường độ lớn nhất là 2A và điện trở R2=10 chịu được dòng điện có cường độ lớn nhất là 1A. Có thể mắc nối tiếp hai điện trở này vào hiệu điện thế nào dưới đây?

A.80V, vì điện trở tương đương của mạch là 40và chịu được dòng điện có cường độ lớn nhất là 2A.
B.70V, điện trở R1 chịu được vào hiệu điện thế lớn nhất 60V, điện trở R2 chịu được 10V

C.120V, vì điện trở tương đương của mạch là 40và chịu được dòng điện có cường độ tổng cộng là 3A.

D.40V, vì điện trở tương đương của mạch là 40và chịu được dòng điện có cường độ 1A
15. Có thể mắc song song hai điện trở đã cho ở câu 14 vào hiệu điện thế nào dưới đây?
A. 10V	B. 22,5V
C. 60V	D. 15V


16. Một dây dẫn đồng chất, độ dài, tiết diện S có điện trở là 12được gập đôi thành dây dẫn mới có độ dài l/2. Điện trở của dây dẫn mới này có trị số:


A. 6	B. 2


C. 12	D. 3
17. Khi mắc nối tiếp hai điện trở R1 và R2 vào hiệu điện thế 12V thì dòng điện qua chúng có cường độ I = 0,3A. Nếu mắc song song hai điện trở này cũng vào hiệu điện thế 12V thì dòng điện qua mạch chính có cường độ I’ = 1,6A. Hãy tính R1, R2.
18. a) Tại sao bộ phận chính của những dụng cụ đốt nóng bằng điện đều làm bằng dây dẫn có điện trở suất lớn?
b) Tính điện trở của ấm điện có ghi 220V-1000W khi ấm hoạt động bình thường.
c) Dây điện trở của ấm điện trên đây làm bằng nicrom dái 2m và có tiết diện tròn. Tính đường kính tiết diện của dây điện trở này?
19. Một bếp điện loại 220V-1000W được sử dụng với hiệu điện thế 220V để đun sôi 2l nước có nhiệt độ ban đầu 250C. Hiệu suất của quá trình đun là 85%.
a) Tính thời gian đun sôi nước, biết nhiệt dung riêng của nước là 4200J/kg.K
b) Mỗi ngày đun sôi 4l nước bằng bếp điện trên đây với cùng điều kiện đã cho, thì trong 1 tháng (30 ngày) phải trả bao nhiêu tiền điện cho việc đun nước này? Cho rằng giá điện là 700 đồng mỗi kWh.
c) Nếu gập đôi dây điện trở của bếp này và vẫn sử dụng hiệu điện thế 220V thì thời gian đun sôi 2l nước có nhiệt độ ban đầu và hiệu suất như trên là bao nhiêu?







  















Tuaàn 12 – Tieát 24

OÂN TẬP

I. Mục Tiêu:
- Vận dụng định luật Ohm cho các loại mạch nhiều nhất có 3 điện trở.
II. Các Bài Tập:
1. Trên đèn có ghi (22V-75W) có nghĩa gì? Tính điện trở và CĐDĐ qua đèn khi đèn sáng bình thường.
2. Tính điện trở của đoạn dây đồng dài 4m, tiết diện tròn, đường kính d=1mm. Biết ρ đồng là 1,7.10-8 Ωm.
3. Giữa 2 điểm AB của mạch điện. Hiệu điện thế không đổi 9V, có mắc nối tiếp 2 dây điện trở R1=5Ω và R2. Người ta đo được CĐDĐ bằng 0,3A.
	a/ Tính công suất dòng điện trong mạch AB.
	b/ Tính điện trở R2.
	c/ Mắc thêm R3 song song với R2 thì CĐDĐ qua mạch bằng 0,6A. Tính R3.
4. Trên bàn là có ghi (220V-1000W) nghĩa là gì? Nếu bàn là trên hoạt động bình thường khi cho dòng điện chạy qua liên tục trong 2h thì công tơ điện nhảy bao nhiêu số?
5. Hai bóng đèn có điện trở mỗi bóng là 484Ω mắc song song vào mạch điện 220V chúng hoạt động bình thường. mỗi bóng có khóa điều khiển riêng biệt.
	a/ Tính R tương đương của đoạn mạch.
	b/ Tính I qua mỗi đèn và toàn mạch.
	c/ Nếu 1 bóng đèn bị hỏng thì đèn kia có hoạt động không?
	d/ Nếu hai bóng đèn này mắc nối tiếp vào U không đổi thì I trong mạch thay đổi ntn?
6. Một bóng đèn có ghi (110V-40W) được mắc vào nguồn điện có U là 110V. Tính điện năng cần thắp sáng đèn trong 5h và tiền điện phải trả trong 1 tháng (30 ngày). Biết 1kW.h giá 1000đ.
7. Một bếp điện đun sôi 1lít nước có nhiệt độ ban đầu 200C trong thời gian 10 phút. Biết CĐDĐ qua bếp là 3A, HĐT sử dụng là 220V. Tính hiệu suất của bếp, cho c của nước là 4200J/kg.K.
8. Một bếp điện ghi (220V-1000W) sử dụng ở HĐT 220V.
	a/ Tính điện trở của bếp và CĐDĐ qua bếp.
	b/ Tính điện năng tiêu thụ của bếp bằng đơn vị J và kW.h khi sử dụng bếp 30 ngày, 1 ngày sử dụng 2h.
	c/ Một bàn ủi ghi (220V-800W) phải mắc ntn với bếp vào mạng điện trên để hoạt động bình thường? Nếu sử dụng cùng một thời gian thì vật nào sẽ tỏa ra nhiệt lượng nhiều hơn?
9. Cho R1 = 20 Ω song song R2 = 30 Ω mắc vào U= 90V.
	a/ Tính R tương đương
	b/Tính I qua mỗi điện trở
	c/ Tính năng lượng tỏa ra  của R1 trong 10 phút
	d/ Tính điện năng tiêu thụ của mạch trong 60 phút.
10. Một bóng đèn có ghi (6V-3,6W) mắc nối tiếp với một biến trở rồi mắc chúng vào hiệu điện thế 10,8V thì đèn sáng bình thường. Tìm giá trị của biến trở tham gia vào mạch.
11. Một mạch điện gồm 2 điện trở R1=5Ω mắc nối tiếp với R2 vào giữa 2 điểm có hiệu điện thế không đổi là 9V thì CĐDĐ trong mạch chính là 0,3A.
	a/ Tính R2 và công suất tiêu thụ trên R2.
	b/ Điện trở R2 là một dây dẫn làm bằng chất có điện trở suất 1.6.10-8 Ωm và có tiết diện đều bằng 0,4mm2, tính chiều dài điện trở R2.
	c/ Mắc thêm R3 song song thì công suất tiêu thụ của đoạn mạch lúc này là 5,4W. Tính R3.
12. Tại sao nói dòng điện có mang năng lượng. Một bóng đèn có ghi (220V – 60W) được thắp sáng liên tục với hiệu điện thế 220V trong 5 giờ.
a. Tính điện năng mà bóng sử dụng trong 5 giờ
b. Cho biết số đếm của công tơ điện.
III. Dặn dò:
- Học bài từ chủ đề 1 - 12
- Chuẩn bị tiết sau :” Kiểm Tra 1 Tiết”
IV. Rút Kinh Nghiệm: 
	
	
	
	
	
	
	
	
	






















Tuần 13 - Tiết 25: 
KIỂM TRA 1 TIẾT
Môn: Vật Lí 9
Thời gian: 45 Phút

A. Phạm Vi Kiểm Tra:
- Từ chủ đề 1 đến hết chủ đề 12
B. Mục Tiêu:
- Vận dụng định luật ohm cho các loại mạch nhiều nhất có 3 điện trở
C. Nội Dung Đề:


Câu 1: (1,5 điểm) Nêu các biện pháp giữ an toàn khi sử dụng điện
Câu 2: (2 điểm) Công suất định mức của mỗi dụng cụ điện là gì? Công thức tính công suất của một đoạn mạch điện, nêu tên và đơn vị các đại lượng trong công thức đó.

Câu 3: (1 điểm) Nêu kết luận sự phụ thuộc của điện trở dây dẫn vào độ dài, tiết diện của dây và vật liệu làm dây dẫn.

Câu 4: (2 điểm) Định luật Jun-Lenxơ: phát biểu, viết công thức của định luật, nêu đơn vị từng đại lượng trong công thúc đó. Áp dụng tính nhiệt lượng tỏa ta trên đoạn mạch có hiệu điện thế hai đầu mạch là 6 V, cường độ dòng điện qua mạch là 0,5 A trong thời gian 2 phút.

Câu 5: (3,5 điểm) Giữa hai điểm có hiệu điện thế không đổi 12V, người ta mắc song song hai điện trở R1 = 40 và R2 = 60.
a. Tính điện trở tương đương của R1 và R2.
b. Tính cường độ dòng điện qua R1 và R2.
c. Mắc thêm bóng đèn Đ (12V-6W) nối tiếp với mạnh điện trên. Tính công suất tiêu thụ của bóng đèn lúc này.




	













Tuaàn 13 - Tieát 26:
Chủ đề 14:                         Tác Dụng Từ 
Của Nam Châm, Của Dòng Điện 
I. Mục Tiêu:
- Mô tả được thí nghiệm về tác dụng từ của dòng điện.	
- Rèn luyện cho học sinh kĩ năng quan sát hiện tượng, rút ra kết luận từ thí nghiệm
- Có tinh thần hợp tác trong nhóm. Có thái độ làm thí nghiệm chuẩn xác.
-Học sinh nắm được kim loại bị hút bởi nam châm gọi là các vật liệu từ. Những vật không phải vật liệu từ thì không bị nam châm hút.
- Nắm được sự tương tác giữa các nam châm.
- Nắm được kiến thức dòng điện có tác dụng từ.
-Vận dụng kiến thức đã học giải thích một số hiện tượng liên quan đến tác dụng từ.
II. Chuẩn Bị:
-Một số nam loại nam châm, pin, dây điện.
III. Tổ Chức Hoạt Động Dạy Và Học:
1. Ổn định lớp: 
2. Kiểm tra bài cũ:
3. Bài mới:
	· Hoạt động 1:Tổ chức tình huống học tập
- Học sinh quan sát và trả lời.



Hoạt động 2: Phát hiện tính chất từ của nam châm
.-Học sinh nêu đuộc những vật liệu từ và những vật không phải vật liệu từ.
-Phân loại nam châm.
-Làm thí nghiệm đưa ra kết luân mỗi nam châm có hai từ cực. Ở hai đầu từ cực thi nam châm hút mạnh nhất.


Vì sao người ta lại đặt tên cho các từ cực của nam châm là từ cực Bắc và từ cực nam?
Hoạt động 3: Thí nghiệm chứng tỏ nam châm có hai cực tên cực Bắc và cực Nam.
   -Học sinh đặt kim nam châm lên bàn và quan sát khi nam châm cân bằng. Xác định vị trí hai đầu của kim nam châm.
   -Xoay cho kim nam châm quay tự do, sau khi nam châm cân bằng quan xác vị trí kim nam châm. So sánh với vị trí ban d8a62 rồi rút ra kết luận.
    -Một học sinh đọc lớn phần nhân xét trong SGK/94.
Bình thường khi đặt nam châm quay tự do trên một giá đỡ, tại vị trí cân bằng cực Bắc của nam châm luôn chỉ hướng Bắc, cực nam của nam châm luôn chỉ về hướng nam.
Khi thỏi sắt ở gần cực từ của nam châm, thỏi sắt và nam châm hút nhau, chúng có tác dụng lên nhau như thế nào? 
   Hoạt động 4:   Thực hiện thí nghiệm về sự tương tác của các nam châm.
   Học sinh làm thí nghiệm : đưa hai cực của nam châm lại gần nhau trong các trường hợp hai từ cực cùng tên và hai từ cực khác tên, quan sát hiện tượng?
   Khi đưa hai từ cực của nam châm lại gân nhau chúng đẩy nhau nếu các cực cùng tên và hút nhau nếu các cực khác tên.


Ta đã biết cuộn dây dẫn có dòng điện chạy qua có tác dụng từ. Vậy một dây dẫn có hình dạng bất kỳ có gây ra tác dụng từ hay không?
Hoạt động 5:   Thí nghiệm chứng tỏ sợi dây dẫn có hình dạng bất kỳ cũng gây ra tác dụng từ.
   Một la bàn, một dây dẫn đặt trên la bàn sao cho song song với kim nam châm. Học sinh làm thí nghiệm nối  đầu dây với cực của pin, đầu còn lại chạm nhanh vào cực kia của pin rồi tách ra và quan sát.
    Nêu nhận xét những gì quan sát được từ thí nghiệm.
   Dòng điện chạy qua dây dẫn có hình dạng bất kỳ có thể gây ra được lực từ tác dụng lên kim nam châm đặt gần nó. Vậy dòng điện có tác dụng từ.
Hoạt động 6: vận dụng
HĐ5: giải thích trò ảo thuật lúc đầu.
(Vì trên con ong và bông hoa đã được đặt hai nam châm có cùng tên từ cực, chúng đẩy nhau nên ong chỉ bay xung quanh hoa chứ không đậu xuống)
HĐ6: tìm từ cực của cây kim may đã bị từ hóa
(Đưa cực Nam của thanh nam châm đã biết tên từ cực lại gần một đầu của cây kim, nếu thấy chúng đẩy nhau thì đầu đó là từ cực Nam, nếu thấy chúng hút nhau thì đầu đó là từ cực Bắc.)

Hoạt động 7: Củng cố.
- Nhắc lại được cách tiến hành thí nghiệm để phát hiện ra tác dụng từ của dòng điện trong dây dẫn thẳng.
     Nêu kết luận về sự tương tác của hai nam châm đặt gần nhau?
	- Thực hiện nhanh thí nghiệm cho dòng điện chạy qua sợi dây bên dưới đặt một kim nam châm. Hỏi hiện tượng gì xảy ra?
-Vậy tại sao kim nam châm quay chúng ta hãy tim hiểu qua bài học hôm nay.

- Yêu cầu học sinh đọc thông báo trong SGK và cho ví dụ vật liệu từ và ví dụ vật không phải là vật liệu từ.
- Giáo viên yêu cầu học sinh quan sát những dạng nam châm rồi phân loại nam châm.
-Cho học sinh làm thí nghiệm nhỏ để tìm cực từ của nam châm rồi đưa ra kết luận mỗi nam châm có hai từ cực.
-Thông báo cho học sinh màu của từ cực

-Hướng dẫn cho học sinh làm thí nghiệm để đưa ra nhận xét vì sao nam châm có hai cực tê là cực Bắc và cực Nam.
-Từ thí nghiệm trên chứng tỏ điều gi?
-Yêu cầu học sinh đọc thông báo trong SGK để khẳng định một lần nữa về kiến thức vừa rút ra được từ thí nghiệm.










Giaó viên hướng dẫn học sinh làm thí nghiệm đưa ra nhận xét về sự tương tác hai nam châm.
-Các từ cực cùng tên đặt gần nhau thì hiện tượng gì xảy ra? Khác tên thì hiên tượng gì xảy ra?
-Giáo viên thông báo tác dụng của nam châm lên các vật liệu từ hoặc lên các nam châm khác gọi là tác dụng từ. Lực tác dụng được gọi là lực từ.







-Hướng dẫn học sinh làm thí nghiệm chứng tỏ xung quanh dây dẫn hình dạng bất kỳcó dòng điện chạy qua gây ra lực từ tác dụng lên kim nam châm.
-Hiện tượng gi xảy ra khi cho dòng điện chạy qua sợi dây dẫn có hình dạng bất kỳ/
-Từ đó nêu lên được nhận xét gì?
-Yêu cầu học sinh đọc phân kết luận SGK/95




-Yêu cầu một học sinh đọc lớn hoạt động 5 trong SGK/95
-Yêu cầu một học sinh vận dụng kiến thức đã học giải thích hiện tượng.


-yêu cầu học sinh nêu cách nhận biết hai từ cực của cây kim đã bị từ hóa.
Giáo viên nhạn xét phần trả lời của học sinh.



4. Dặn Dò:
- Học và làm bài tập từ bài 1đến bài 9 SGK/96
- Chuẩn bị bài 23: “Từ trường”
Rút Kinh Nghiệm: 
		
  Tuần 14 - Tiết 27-28:
                   
        CHỦ ĐỀ 15:                    TỪ TRƯỜNG- LUYỆN TẬP
I. Mục Tiêu:
- Biết cách nhận biết từ trường, xác định được những nơi có từ trường.
-Làm thí nghiệm tìm ra hình dạng đường sức từ nam châm. Thí nghiệm chứng tỏ xung quanh ống dây có dòng điện chạy qua có từ trường.
-Hiểu được qui tắc nắm tay phải, vận dụng qui tắc tim chiều đường sức từ, chiều dòng điện và tên từ cực.
-Biết xác định chiều đường sức từ của nam châm, xác định từ cực của nam châm.
II. Chuẩn Bị:
· Đối với mỗi nhóm học sinh :
- Nam châm thẳng. Tấm nhựa trong, cứng. Mạt sắt, bút dạ
III. Tổ Chức Hoạt Động Dạy Và Học:
1. Ổn định lớp: 
2. Kiểm tra bài cũ: Trình bày TN chứng tỏ  dòng điện gây tác dụng  từ lên kim nam châm.
- Nêu kết luận về sự tương tác của các nam châm khi đặt gần nhau.
3. Bài mới:
	Hoạt Động Của Học Sinh
	Hoạt Động Của Giáo viên

	· Hoạt động 1: Tình huống học tập
Làm thí nghiệm nhỏ đặt một nam châm thẳng lên bàn, đặt một cây đinh gần thanh nam châm. 
Học sinh trả lời câu hỏi:
-Hiện tượng gì xảy ra?



· Hoạt động 2: nhận biết từ trường. 
Nơi nào có từ trường?
Học sinh làm thí nghiệm như hình H15.2 rồi trả lời câu hòi:
-Nêu nhận xét về vị trí của các từ cực của kim nam châm?
-Đọc lớn phần kết luận SGK/99.
*Kết luận:
Không gian xung quanh nam châm, xung quanh dòng điện tồn tại một từ trường.Từ trường có khả năng tác dụng từ lên kim nam châm đặt trong từ trường.
                                         	
Hoạt động 3: Cách nhận biết từ trường.
Học sinh làm thí nghiệm: làm thế nào để biết trong một hộp giấy có hay không có nam châm?
-Trả lời câu hoỉ hiện tượng gì xảy ra với kim nam châm?
-Kim nam châm quay chứng tỏ điều gì?
-Vậy làm thế nào để nhận biết từ trường?
Nhận xét: 
    Người ta dung kim nam châm( gọi là nam châm thừ để nhận biết từ trường)
   Nơi nào trong không gian có lực từ tác dụng lên kim nam châm thì nơi đó có từ trường.





Hoạt động 4:Tìm hiểu về đường sức từ
1. Biểu diễn từ trường bằng đường sức từ
Học sinh xếp nam châm và kim nam châm 
Như hình H15.4a theo sự hướng dẫn của giáo viên.
-Vẽ đường sức từ vừa thu được từ thí nghiệm.
Thực hiện tương tự như vậy với các vị trí khác của kim nam châm. Vẽ được các đường sức từ khác. 
 Học sinh đọc phần kết luận sgk/101.
Trả lời câu hỏi:
-Nhận xét các cực mau đỏ của nam châm quay về hướng nào?
-Tương tự các cực màu xanh quay về hướng nào?
Học sinh đọc lớn phân kết luận.





KẾT LUẬN:
   Từ trường được biểu diễn bằng hình ảnh trực quan của các đường sức từ.
    Một nam châm đặt trong từ truờng  có vị trí cân bằng nằm dọc theo đường sức từ tại nơi đó.
     Hình ảnh các đường sức từ đặt trong từ trường được gọi là từ phổ. Mỗi đường sức từ có một chiều nhất định.Ở bên ngoài nam châm, chiều của đường sức từ được qui ước đi ra khỏi cực Bắc và đi vào  cực Nam của nam châm.
    Học sinh thực hiện yêu cầu của hình H15.5

     Học sinh điền khuyết phần cũng cố trong SGK/101:
-Khi một nam châm thử cân bằng trong từ trường,đường sức từ tại vị trí đó có chiêù đi ra khỏi cực Bắc và đi vào  cực Nam của nam châm.
Điền khuyết:
-Nơi nào từ trường mạnh thì đường sức từ dày( nằm gần nhau), nơi nào từ trường yếu thì đường sức từ thưa( nằm xa nhau).
Hoạt động 5:Tìm hiểu về từ phổ bằng mạt sắt.
Học sinh làm thí nghiệm rắc mạt sắt lên tấm nhựa trong, đặt nam châm lên trên rồi gõ nhẹ. Quan sát hiện tượng.



Học sinh vẽ thêm chiều đường sức từ trên hìnhH15.8.



Hoạt động 6: tìm hiểu từ trường của ống dây dẫn có dòng điên chạy qua.
1.Từ phổ, đường sức từ của ống dây có dòng điện chạy qua.
Học sinh làm thí nghiệm: rắc mạt sắt lên tấm nhựa, luồn vào giữa ống dây, cho dòng điện chạy qua. Quan sát hiện tượng. 
      Học sinh trả lời câu hỏi:  So sánh từ phổ của ống dây có dòng điện chạy qua với từ phổ của nam châm.
     Học sinh mô tả hình dạng đường sức từ của ống dây có dòng điện chạy qua.
     Học sinh đặt kim nam châm tại hai đầu của ống dây và rút ra nhận xét về chiều đường sức từ.



Hoạt động 6 Vẽ và xác định chiều đường sức từ.
Học sinh dựa vào H15.10 trả lời các câu hỏi:
-Đầu ống dây ở phía nào là từ cực Bắc, phía nào là cực từ Nam?
-Tên các từ cực của nam châm thử đặt trong từ trường: cực tô đen là cực gì? Cực để trắng là cực gì?
- So sánh phần từ phổ bên ngoài ống dây có dòng điện chạy qua và phần từ phổ bên ngoài nam châm?

Hoạt động 7: Các yếu tố ảnh hưởng đến chiều của đường sức từ.
Học sinh thực hiện thí nghiệm đặt kim nam châm trước một đầu ống dây có dòng điện chạy qua.
    Quan sát thí nghiệm
    Mô tả hiện tượng.
    Chiều đường sức từ có thay đổi khi thay đổi dòng điện không?

Đọc lại kết luận và ghi vào tập:
Chiều đường sức từ của ống dây phụ thuộc vào chiều của dòng điện chạy qua các vòng dây.

Hoạt động 7: Qui tắc xác định chiều đường sức từ của ống dây.
 Tìm chiều đường sức từ theo sư hướng dẫn của giáo viên.
Nắm bàn tay phải rồi đặt tay ở vị trí bốn ngón tay hướng theo chiều dòng điện chạy qua các vòng dây thì ngón tay cái choãi ra chỉ chiều của đường sức từ trong ống dây.
    Dựa vào qui tắc tìm chiều dòng điện chạy qua H15.10.

 
Hoạt động 8:Vận dụng
-Đọc hoạt động 8.
-Trả lời hoạt động 8.
Đọc hoạt động 9.
Trả lời hoạt đông 9.
	Tổ chức tình huống học tập:
-Giáo viên hướng dẫn học sinh làm thí nghiêm nhỏ vào bài. 
  -Hiện tượng gì xảy ra?
- Để biết xem tại sao chỉ cần đặt cây đinh gần nam châm chứ không cân đặt sát ma đinh vẫn bị kim nam châm hút, ta cùng nhau tim hiểu qua bài mới .




Hướng dẫn học sinh lam thí nghiệm như hình H15.2.
Yêu cầu học sinh nêu nhận xét rút ra từ thí nghiệm.
Yêu cầu học sinh đọc lớn phần kết luận SGK/99.






Hướng dẫn học sinh làm thí nghiệm tìm ra thanh nam châm bị giấu trong hộp.
Yêu cầu học sinh trả lời các câu hỏi để đưa ra nội dung bài học:
-Trả lời câu hoỉ hiện tượng gì xảy ra với kim nam châm?
-Kim nam châm quay chứng tỏ điều gì?
-Vậy làm thế nào để nhận biết từ trường?




Khi các nam châm, các dòng điện có hình dạng khác nhau, từ trường do chúng tạo ra cũng có những đặc điểm khác nhau. Làm thế nào để mô tả những đặc điểm cùa từ trường khi ta không thề cảm nhận được từ trường đó?





Hướng dẫn học sinh làm thí nghiệm tìm hình dạng của đường sức từ. 
Yêu cầu học sinh thực hiện tương tự với các vị trí khác của nam châm để vẽ được các đường sức từ khác.
Thông báo cho học sinh hình ảnh từ trường giống như hình H15.4 có tên là từ phổ.
Yêu cầu học sinh đọc phần kết luận sgk/101.
Hướng dẫn học sinh trả lời câu hỏi:
-Nhận xét các cực mau đỏ của nam châm quay về hướng nào?
-Tương tự các cực màu xanh quay về hướng nào?
Đưa ra kết luận Mỗi đường sức từ có một chiều nhất định.
Thông báo chiều của đường sức từ được qui ước đi ra khỏi cực Bắc và đi vào  cực Nam của nam châm.










 Yêu cầu học sinh thực hiện yêu cầu của hình H15.5
 Yêu cầu học sinh điền khuyết phần cũng cố trong SGK/101






Yêu cầu học sinh điền khuyết.





Yêu cầu học sinh làm thí nghiệm theo sự hướng dẫn của giáo viên.
Yêu cầu học sinh quan sát hiện tượng.
Thông báo cho học sinh đó là hình ảnh từ phổ.
Yêu cầu học sinh vẽ thêm chiều đường sức từ trên hìnhH15.8
Ta đã biết xung quanh dòng điện có từ trường. Có thể quan sát từ phổ của dòng điện bằng cách sử dụng các mạt sắt. So sánh từ phổ của dòng điện với từ phổ của nam châm?


Yêu cầu học sinh làm thí nghiệm theo sự hướng dẫn của giáo viên.
 
 Yêu cầu học sinh quan sát hiện tượng.
Yêu cầu học sinh trả lời câu hỏi:  So sánh từ phổ của ống dây có dòng điện chạy qua với từ phổ của nam châm.
Yêu cầu học sinh mô tả hình dạng đường sức từ của ống dây có dòng điện chạy qua.
Yêu cầu học sinh đặt kim nam châm tại hai đầu của ống dây và rút ra nhận xét về chiều đường sức từ.
Giáo viên thông báo đầu ống dây có đường sức từ đi ra là từ cực Bắc, đầu ống dây có   đường sức từ đi vào gọi là từ cực Nam.
Yêu cầu học sinh dựa vào H15.10 trả lời các câu hỏi:
-Đầu ống dây ở phía nào là từ cực Bắc, phía nào là cực từ Nam?
-Tên các từ cực của nam châm thử đặt trong từ trường: cực tô đen là cực gì? Cực để trắng là cực gì?
- So sánh phần từ phổ bên ngoài ống dây có dòng điện chạy qua và phần từ phổ bên ngoài nam châm?

Chiều đường sức từ của ống dây có dòng điện chạy qua phụ thuộc vào yếu tố nào?

Hướng dẫn học sinh lam thí nghiệm.
Yêu cầu học sinh làm thí nghiệm. 
Yêu cầu học sinh quan sát thí nghiệm rồi rút ra kết luận.




Yêu cầu học sinh đọc lại kết luận.






Hướng dẫn học sinh xác định chiều đường sức từ bằng qui tắc nắm tay phải, từ đó đưa ra qui tắc




Vận dụng kiến thức đã học trả lời các câu hỏi sau:
Yêu cầu học sinh đọc hoạt động 8, hướng dẫn học sinh trả lời theo yêu cầu đề bài.

Yêu cầu học sinh đọc hoạt động 9, hướng dẫn học sinh trả lời theo yêu cầu đề bài.





4. Dặn Dò:
-Dăn học sinh làm bài tập từ bài 1 đến bài 10 STL/106.
- Chuẩn bị bài chủ đề 16
IV. Rút Kinh Nghiệm:
					






















Tuần 15 - TIEÁT: 29 +30

CHỦ ĐỀ 16: NAM CHÂM ĐIỆN VÀ MỘT SỐ ỨNG DỤNG CỦA NAM CHÂM ĐIỆN- LUYỆN TẬP.
I. Mục Tiêu:
- Học sinh tìm hiểu cấu tạo nam châm điện, từ đó nắm được tác dụng của lõi sắt non. Biết được sự ảnh hưởng của số vòng dây quấn quanh lõi sắt non ảnh hưởng đến cường độ lực của nam châm như thế nào.
-Từ thí nghiện rút ra được những kết luận về sự nhiễm từ củasắt, thép.
- Nêu lên được những biện pháp làm tăng giảm lực từ của nam châm.
- Tìm hiểu môt số ứng dụng gủa nam châm trong cuộc sống.
- Dựa vào kiến thức vừa tìm được trả lời các câu hỏi lien quan.
II. Chuẩn Bị:
· Biến thế nguồn, khóa k, ống dây, biến trở, vôn kế, ampe kế. Một số hình ảnh ứng dụng nam châm.
III. Tổ  Chức Hoạt Động Day Và Học:
1. Ổn định lớp:
2. Kiểm tra bài cũ:
- Phát biểu qui tắc nắm tay phải.tim chiều dòng diện và chiều đường sức từ trong một số trường hợp.
3. Bài mới:	
	Hoạt Động Của Học Sinh
	Hoạt Động Của Giáo Viên

	· Hoạt động 1: Tổ chức tình huống học tập.
Học sinh quan sát cấu tạo của nam châm.





· Hoạt động 2: Tìm hiểu tác dụng của nam châm.
· Làm thí nghiệm như hình H16.3.
Quan sát và so sánh lực hút của ống dây trong các trường hợp:
· Ống dây không có lõi

· Ống dây có lõi

· Trà lời câu hỏi: Vậy lõi sắt non có tác dụng gì?

· Hoạt động 3:Tìm hiểu về sự nhiễ từ của sắt, thép.
· Thực hiện thí nghiệm với lõi sắt non và
kim kẹp. Quan sát hiện tượng. Ngắt khóa K. Quan sát hiện tượng.
Trả lời câu hỏi: sau khi ngắt khóa K  lõi sắt non có còn hút kim kẹp không? 
· Thực hiện thí nghiệm với lõi thép và kim kẹp. Quan sát hiện tượng. Ngắt khóa K. Quan sát hiện tượng.
Trả lời câu hỏi: sau khi ngắt khóa K lõi thép có còn hút kim kẹp không? 
  Trả lời câu hỏi: Sau khi bị nhiễm từ sắt non và thép có còn giữ được từ tính không?
   Đọc to phần kết luận và ghi vào tập.
KẾT LUẬN:	
      Khi đặt lõi sắt hoặc lõi thép vào tronh ống dây, lõi sắt hoặc lõi thép bị nhiễm từ, trở thành một nam châm và làm tang tác dụng từ của ống dây. Sắt thép và các vật liệu từ khác( niken, côban …..) đặt trong từ trường đều bị nhiễm từ.
      Sau khi bị nhiễm từ, sắt không giữ được từ tính còn thép vẫn giữ được từ tính khá lâu.
  
· Hoạt động 4: Tìm hiểu cách khác làm tăng lực từ của nam châm.
Thực hiện thí nghiệm theo yêu cầu của HĐ2 với ống dây có lõi sắt, ống dây có nhiều đầu ra ứng với các số vòng dây khác nhau.
Lần lược thay đổi số vòng dây và CĐDĐ qua ống dây.
Quan sát hiện tượng và trả lời câu hỏi:
-Lực hút của nam châm thay đổi như thế nào khi tăng CĐDĐ? Khi giảm CĐDĐ?
-Lực hút của nam châm thay đổi như thế nào khi tăng số vòng dây? Khi giảm số vòng dây.
Đưa ra kết luận. Đọc lớn kết luận và ghi vào tập.
KẾT LUẬN:
Có thể làm tăng lực từ của nam châm điện tác dụng lên một vật bằng cách tăng cường độ dòng điện chạy qua các vòng dây hoặc tăng số vòng  của ốngdây. 



· Hoạt động 5: Tìm hiểu một số ứng dụng của nam châm.
1. Nam châm nâng:
Quan sát hình H16.7 nghiên cứu cấu tạo của các loại nam châm nâng gồm hai loại:
- Nam châm vĩnh cửu được chế tạo từ kim loại rất quí hiếm, tạo ra lực từ rất lớn để nâng vật lên đến hàng tấn. Không cần sử dụng điện.
- Nam châm điện: phải sử dụng điện nhưng có thể tạo ra lực từ lớn nâng vật đến hàng chục ngàn tấn. Có thề tang giảm độ mạnh yếu của lực từ hoặc tắt, mở lực từ.
- Làm thí nghiệm đo lực hút của viên  nam châm vĩnh cửu lên hai hai tấm sắt mỏng.
-Tính khối lượng của vât khi dùng nam châm nâng kéo vât với lực 25N.

2.Rơle điện từ:
Dựa vào hình H16.11 mô tả nguyên tắc hoạt động của Rơle điện từ.
Lắp ráp mạch điện thể hiện hoạt động của hai loại Rơle điện từ. 


 Hoạt động 5: Vận dụng
- Học sinh trả lời hoạt động 5 phần vận dụng.trả lời muốn cho cái tuốcnơvit bị nhiễm từ ta đặt nó lên nam châm vĩnh cửu hoăc đặt trong từ trường của nam châm điện.
-Quan sát môt số ứng dụng của nam châm trong cuộc sống như: các nút của bóp ví làm bằng nam châm,các con thú gắn lên tủ lạnh, các nam châm gắn trên bề mặt bảng từ.
    Cái ngắt điện tự động có một rơle điện từ, nếu mạch điện bị đoản, dòng điện tăng cao rơ le tự động  ngắt mạch, bảo vệ các thiết bị dụng cụ điện.
    Mỗi học sinh tìm một ứng dụng.	


	Yêu cầu học sinh quan sát cấu tạo của nam châm.
Giới thiệu lõi sắt non và các vòng dây quấn quanh lõi sắt non, chuyển ý vào bài:
Vậy lõi sắt non có tác dụng gì và số vòng dây có ảnh hưởng gì đến độ manh yếu của nam châm. Chúng ta cùng nhau tìm hiểu qua chủ đề 16.

· Hướng dẫn học sinh Làm thí nghiệm như hình H16.3.
Yêu cầu học sinh quan sát thí nghiệm và rút ra nhận xét về lực hút của ống dây trong các trường hợp:
· Ống dây không có lõi

· Ống dây có lõi
· Hỏi: Vậy lõi sắt non có tác dụng gì?




· Hướng dẫn học sinh làm thí nghiệm với lõi sắt non và kim kẹp. 
· Yêu cầu học sinh quan sát hiện tượng khi đóng khóa K và khi ngắt khóa K. Quan sát hiện tượng.
Yêu cầu học sinh trả lời câu hỏi: sau khi ngắt khóa K lõi thép có còn hút kim kẹp không? 
 Sau khi bị nhiễm từ sắt non và thép có còn giữ được từ tính không?
· Yêu cầu học sinh đọc to phần kết luận và ghi vào tập.
· 








Các em đã trả lời câu hỏi vì sao trong ống dây của nam châm điện lại có lõi sắt non? Ta hãy tiếp tục tìm hiểu còn những yếu tố nào khác ảnh hưởng đến độ lớn lực từ của nam châm điện.

Yêu cầu học sinh thực hiện thí nghiệm theo yêu cầu của HĐ2 với ống dây có lõi sắt, ống dây có nhiều đầu ra ứng với các số vòng dây khác nhau.
Hướng dẫ học sinh lần lược thay đổi số vòng dây và CĐDĐ qua ống dây.
 Yêu cầu học sinh quan sát hiện tượng và trả lời câu hỏi:
-Lực hút của nam châm thay đổi như thế nào khi tăng CĐDĐ? Khi giảm CĐDĐ?
-Lực hút của nam châm thay đổi như thế nào khi tang số vong dây? Khi giảm số vòng dây.
Hướng dẫn học sinh đưa ra kết luận.Yêu câu học sinh đọc lớn kết luận và ghi vào tập.




Nam châm điện có rất nhiều ứng dụng trong cuộc sống. Để minh  họa ta hãy cùng nêu lên và tìm hiểu vài ứng dụng của nam châm.


Yêu cầu học sinh quan sát hình H16.7 nghiên cứu cấu tạo của các loại nam châm nâng gồm hai loại:
  
- Nam châm vĩnh cửu được chế tạo từ kim loại rất quí hiếm, tạo ra lực từ rất lớn để nâng vật lên đến hàng tấn. Không cần sử dụng điện.
- Nam châm điện: phải sử dụng điện nhưng có thể tạo ra lực từ lớn nâng vật đến hàng chục ngàn tấn. Có thề tang giảm độ mạnh yếu của lực từ hoặc tắt, mở lực từ.
Hướng dẫn học sinh làm thí nghiệm đo lực hút của viên  nam châm vĩnh cửu lên hai hai tấm sắt mỏng.
Hướng dẫn học sinh tính khối lượng của vật khi dùng nam châm nâng có tiết diện 600cm2 kéo với lực 25N.
Hướng dẫn học sinh mô tả tả nguyên tắc hoạt động của Rơle điện từ.

 Hướng dẫn học sinh lắp ráp mạch điện thể hiện hoạt động của hai loại Rơle điện từ. 
Ta hảy tìm hiểu một số ứng dụng đa dạng và phong phú của nam châm qua một số vận dụng sau:

Hướng dẫn học sinh trả lời hoạt động 5 phần vận dụng.trả lời muốn cho cái tuốcnơvit bị nhiễm từ ta đặt nó lên nam châm vĩnh cửu hoăc đặt trong từ trường của nam châm điện.
        Hướng dẫn học sinh quan sát môt số ứng dụng của nam châm trong cuộc sống như: các nút của bóp ví làm bằng nam châm,các con thú gắn lên tủ lạnh, các nam châm gắn trên bề mặt bảng từ.
    Cái ngắt điện tự động có một rơle điện từ, nếu mạch điện bị đoản, dòng điện tăng cao rơ le tự động  ngắt mạch, bảo vệ các thiết bị dụng cụ điện.
   Yêu cầu mỗi học sinh tìm một ứng dụng.	



4. Dặn Dò:
Học bài, làm bài tập SGK/114,115.
Chuẩn bị bài lực điện từ.
IV. Rút Kinh Nghiệm:
	
	
	
	
	
	
	

















Tuần 16 - Tieát 31-32:
CHỦ ĐỀ 17    Lực Điện Từ
I. Mục Tiêu:
· Làm được thí nghiệm chứng tỏ từ trường tác dụng lực lên dây dẫn có dòng điện
· Nắm và vận dụng được quy tắc bàn tay trái 
· Chỉ ra được các bộ phận chínhvànêu được tác dụng của mỗi bộ phận chính trong động cơ điện, giải thích được hoạt động của động cơ điện một chiều.
· 
Phát hiện sự biến đổi điện năng cơ năng khi động cơ hoạt động.
II. Chuẩn Bị:
· Mỗi nhóm học sinh :

- 1 nam châm chữ U                - 1 nguồn điện 6 V                          -1 biến trở 20  - 2 A
- 1 công tắc                              - 1 đoạn dây dẫn AB bằng đồng, đường kính 2.5 mm và dài 10 cm
- 1 giá thí nghiệm                    - 1 ampe kế có GHĐ 1.5 A, ĐCNN 0,1 A
- 7 đoạn dây nối (2 đoạn dài 60 cm và 5 đoạn dài 30 cm)
- Mô hình động cơ điện một chiều
· Cả lớp: 
- Thí nghiệm hình 17,3
- Tranh hình 17. 6, 17.8,17.9,17.10
III.Tổ Chức Hoạt Động Dạy Và Học:
1. Ổn định lớp:

	Hoạt Động Của Học Sinh
	Hoạt Động Của Giáo Viên

	Hs trả lời














Hoạt động 1:Thực hiện thí nghiệm và kết luận
I. Tác dụng của từ trường lên dây dẫn có dòngđiện.
1. Thế nào là lực điện từ?




- Các nhóm hoạt động mắc mạch điện theo sơ đồ hình 17.4tiếùn hành thí nghiệm 
Thanh AB chuyển động


Từ trường


Kết luận: Từ trường tác dụng lực lên đoạn dây dẫn có dòng điện chạy qua đặt trong từ trường. Lực đó gọi là lực điện từ.
Hoạt động 2: Tìm hiểu chiều của lực điện từ.

1. Chiều Của Lực Điện Tư- Quy Tắc Bàn Tay Trái.
a. Chiều của lực điện từ phụ thuộc vào những yếu tố nào?
Thí nghiệm:
-Học sinh làm việc theo nhóm: tiến hành thí nghiệm như HĐ1 và quan sát chiều chuyển động của thanh AB

-Làm thí nghiệm và quan sát chiều chuyển động của dây dẫn khi lần lượt đổi chiều dòng điện và đổi chiều đường sức từ chiều của lực từ.

- Trao đổi trong nhóm với nhau, từng cá nhân có thể nhận thấy sự phụ thuộc chiều của lực điện từ vào chiều của dòng điện và chiều đường sức từ
Kết luận:
Chiều của lực điện từ tác dụng lên dây dẫn đặt trong từ trường và có dòng điện chạy qua phụ thuộc vào chiều của dòng điện chạy trong dây dẫn và chiều đường sức từ

Hoạt động 3: tìm hiểu nội dung quy tắc bàn tay trái
b. Quy tắc bàn tay trái:
- Thông báo quy tắc bàn tay trái:
Đặt bàn tay trái sao cho các đường sức từ hướng vào lòng bàn tay, chiều từ cổ tay đến ngón tay giữa hướng theo chiều dòng điện thì ngón tay cái choãi ra 900 chỉ chiều của lực điện từ.
Học sinh nhắc lại và ghi
Hoạt động 4: Vận dụng quy tắc bàn tay trái
- Cá nhân kiểm chứng lại theo yêu cầu của Giáo viên 
Học sinh biểu diễn lực điện từ lên hình 17.6


Không, vì dây dẫn có dòng điện song song với đường sức từ
Ngược chiều kim đồng hồ






II- Động cơ điện một chiều
· Hoạt động 5: Tìm hiểu nguyên tắc cấu tạo của ĐCĐ một chiều.



1- Nguyên tắc hoạt động của động cơ điện một chiều có bộ góp
Quan sát mô hình ĐCĐ

-Nam châm
-Cuộn dây


-Tạo ra từ trường
-Cuộn dây

-Gọi hs nhắc lại và ghi
ĐCĐ một chiều gồm hai bộ phận chính là nam châm và khung dây dẫn
· Nam châm( đứng yên) gọi là stato
· Khung dây dẫn có dòng điện ( quay)gọi là roto




-Hs quan sát 

-Hs nghe và ghi:
· Bộ góp gồm:cổ góp( bằng đồng)hình trụ, 
· hai thanh quét( bằng than)tiếp xúc với các phiến góp 



2-Nguyên tắc hoạt động của ĐCĐ một chiều
· Hoạt động 6: Nghiên cứu nguyên tắc hoạt động của ĐCĐ một chiều
Học sinh dùng quy tắc bàn tay trái xác định chiều của lực điện từ lên khung dây dẫn



Ngược chiều kim đồng hồ




bộ góp

Động cơ điện một chiều hoạt động dựa trên tác dụng của từ trường lên khung dây dẫn có dòng điện chạy qua đặt trong từ trường 
Khi đặt khung dây dẫn trong từ trường và cho dòng điện chạy qua khung dây , do tác dụng của lực điện từ nện khung dây sẽ quay
Hoạt động 7:Thực hiện thí nghiệm hoạt động của động cơ điện
- Làm việc theo nhóm

-Khi động cơ điện hoạt động điện năng được chuyển  hóa chủ yếu thành cơ năng
Hs cho ví dụ






Hoạt động 8,9,10: Vận dụng
-Hđ8: lệch sang phải
-Hđ 9: lực điện từ tác dụng lên đoạn dây AB,CD : cùng phương thẳng đứng, ngược chiều, không có tác dụng làm khung dây quay
-Hđ10: hs về nhà chế tạo động cơ điện ( cho điểm hs )
Hoạt động 11: Củng cố 
Phát biểu quy tắc bàn tay trái
Bộ phận chính của động cơ điện một chiều
Tác dụng của bộ góp?

	1. Kiểm tra bài cũ:
-Cho biết sự nhiễm từ của sắt và thép?
-Cách làm tăng lực từ của nam châm điện

- Nhận xét câu trả lời và cho điểm.
2. Đặt vấn đề bài mới:
Làm thí nghiệm như hình 17.3 (đoạn dây xoay tít quanh cục pin). Qua thí nghiệm này ta thấy đoạn dây chuyển động chứng tỏ phải có lực tác dụng lên đoạn dây. Vây lực tác dụng lên đoạn dây trong trường hợp này gọi là lực gì chúng ta cùng tìm hiểu nội dung bài hôm nay: ‘ lực điện từ”
Ghi tựa bài tiết 31-32: LỰC ĐIỆN TỪ

Chuyển ý: 
Trong thí nghiệm vừa làm ta thấy:
· Có nam châm( có từ trường)
· dây dẫn có dòng điện. Vậy từ trường tác dụng lên dây dẫn có dòng điện như thế nào chúng ta cùng tìm hiểu I
ghi I, 1




-Để định nghĩa được lực điện từ là gì chúng ta tiến hành thí nghiệm
-Giới thiệu dụng cụ thí nghiệm như hình 17.4
-Yêu cầu hs làm thí nghiệm theo nhóm và quan sát :Hiện tượng gì xảy ra đối với thanh AB ?
-Khi thanh AB chuyển động chứng tỏ phải có lực tác dụng lên thanh AB. Vây lực này do đâu gây ra?

Giáo viên nhấn mạnh : Lực mà do từ trường tác dụng lên dây dẫn có dòng điện gọi  là lực điện từ.

Thông báo điều kiện để có lực điện từ tác dụng lên dây dẫn có dòng điện
Chuyển ý:Lực điện từ có chiều như thế nào? Chiều của lực điện từ phụ thuộc vào những yếu tố nào?
- Treo tranh hình 17.4, biểu diễn chiều dòng điện chạy qua thanh AB, thanh AB chuyển động về phía nào?



-Yêu cầu học sinh đổi chiều dòng điện quan sát chiều chuyển động của thanh AB
-Không đổi chiều dòng điện nhưng xoay nam châm để đổi chiều của đường sức từ quan sát chiều chuyển động của thanh AB



- Giáo viên theo dõi các nhóm làm thí nghiệm   hướng dẫn và uốn nắn từng thao tác , tổ chức trao đổi giữa các nhóm để các nhóm rút ra kết luận hoàn chỉnh nhất.

-Chuyển ý: bằng thí nghiệm ta có thể xác định được chiều của lực điện từ. Vậy nếu không làm thí nghiệm ta có xác định được chiều của lực điện từ không chúng ta sang b






-Dùng hình 17.4 phân tích cho hs thấy chiều dòng điện trong đoạn dây AB, chiều của  đường sức từ sau đó đặt bàn tay như nội dung quy tắc

-Treo tranh 17.6 yêu cầu hs vận dụng quy tắc xác định chiều của lực điện từ: 
-Đoạn dây BC và DA  có chịu tác dụng của lực điện từ không? tại sao?
-Cặp lực F1 và F2 làm khung dây quay quanh trục OO’theo chiều thuận hay ngược kim dồng hồ?
-Chuyển ý: cho hs biểu diễn chiều của lực điện từ khi đoạn dây AB nằm gần cực nam của nam châm. lúc này cặp lực làm khung dây quay ngược lại. muốn khung dây tiếp tục quay theo ngược  chiều kim đồng hồ thì lực F1 và F2  có chiều như thế nào? như thế khung dây sẽ quay liên tục trở thành động cơ điện. vậy bộ phân chính của động cơ điện là gì và nguyên tắc hoạt động ra sao ta sang II

- Thông báo có 2 loại ĐCĐ:loại có bộ góp và loại không có bộ góp. Chúng ta cùng tìm hiểu loại ĐCĐ có bộ góp


-Cho hs quan sát mô hình động cơ điện một chiều có bộ góp
-Bộ phận chính của đcđ là gì?

-Yêu cầu hs chỉ và gọi tên từng bộ phận
-Hãy cho biết tác dụng của nam châm?
- Trong hai bộ phân này bộ phận nào có thể quay được?
-Thông báo: bộ phận quay gọi là roto
-Bộ phận đứng yên gọi là stato

-Thông báo: để lực điện từ luôn có tác dụng làm khung dây quay theo một chiềudòng điện được đưa vào khung bằng một bộ góp
-Chỉ ra bộ góp và yêu cầu hs quan sát
-Thông báo cấu tạo của bộ góp :
· Bộ góp gồm:cổ góp( bằng đồng)hình trụ, được chia thành 2 phiến góp và nối với 2 đầu khung dây;
· hai thanh quét( bằng than)tiếp xúc với các phiến góp và nối với nguồn điện để đưa dòng điện vào khung 

-Chuyển ý: với cấu tạo như trên thì ĐCĐ hoạt động như thế nào chúng ta sang 2


-Treo hình 17.8a và 17.8b lên bảng
-Yêu cầu hoc sinh biểu diễn lực điện từ tác dụng lên khung dây
-Các lực này làm khung dây quay theo chiều nào?( cùng hay ngược chiều kim đồng hồ)

-Phân tích chiều dòng điện trên hình 17.8a

( dòng điện trong đoạn dây ABcó chiều từ A B, khi khung dây quay như hình 17.8b

thì dòng điện trong đoạn dây AB có chiều từ BA. vậy dòng điện trong khung dây được đổi chiều là nhờ vào bộ phận nào?
-Từ hình 17.8 thông báo nguyên tắc hoạt động của ĐCĐ






-Yêu cầu hs cho dòng điện chạy qua động cơ điện

-Khi ĐCĐhoạt độngcó sự chuyển hoá năng lượng từ dạng nào  dạng nào?

-Cho ví dụ về động cơ điện một chiều trong thực tế.( từ ví dụ của hs gv chỉnh sửa cho hs)
-Từ hoạt động của đcđ chỗ tiếp xúc giữa thanh quét và phiến góp xuất hiện tia lử điện và bị mài mòn nên trong thực tế người ta chế tạo đcđ một chiều không có bộ góp
( hs đọc thế giới quanh ta)
-Yêu cầu hs làm vận dụng


4. Dặn Dò:
- Học bài, 
- Làm bài tập 3,4,5,6,7|121
- Chuẩn bị: “bài tập từ trường và lực điện từ”
IV. Rút Kinh Nghiệm:
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Tuần 17 - Tiết 33, 34:

Chủ đề 18:  
 Bài tập Từ Trường và Lực Điện Từ
Luyện Tập

I. Mục Tiêu:
- Vận dụng được quy tắc  nắm tay phải xác định chiều đường sức từ của ống dây khi biết chiều dòng điện và ngược lại.
- Vận dụng quy tắc bàn tay trái xác định chiều lực điện từ tác dụng lên dây dẫn thẳng có dòng điện chạy qua đặt vuông góc với đường sức từ hoặc chiều đường sức từ ( hoặc chiều dòng điện ) khi biết hai trong ba yếu tố trên.
- Biết cách thực hiện các bước giải bài tập định tính phần điện từ, cách suy luận logic và biết vận dụng kiến thức vào thực tế.
II. Chuẩn Bị:
· Đối với mỗi nhóm học sinh :
- 1 ống dây dẫn khoảng 500 đến 700 vòng có  = 0,2 mm
- 1 thanh nam châm            - 1 sợi dây mảnh               -1 giá thí nghiệm
- 1 nguồn điện 6V               - 1 công tắc.
III. Tổ Chức Hoạt Động Dạy Và Học:
1. Ổn định lớp:
2. Kiểm tra bài cũ:    
3. Bài mới:
	Hoạt Động Của Học Sinh
	Hoạt Động Của Giáo Viên

	· Hoạt động 1:Giải bài 1
- Làm việc cá nhân, đọc và nghiên cứu đầu bài trong SGk, tìm ra vấn đề của bài tập để huy động những kiến thức có liên quan cần vận dụng.
- Nhắc lại quy tắc nắm tay phải , tương tác giữa han nam châm.







- Làm việc cá nhân để giải theo các bước đã nêu trong SGK. Sau đó trao đổi trên lớp lời giải câu a và câu b.

- Các nhóm bố trí và tiến hành  thực hiện thí nghiệm kiểm tra, ghi chép hiện tượng xảy ra và rút ra kết luận.
 (
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· Hoạt động 2: Giải bài 2.
- Làm việc cá nhân, đọc kỹ đầu bài , vẽ lại hình trên vở bài tập , suy luận để nhận thức vấn đề bài toán, vận dụng quy tắc bàn tay trái để giải bài tập biểu diễn kết quả trên hình vẽ.


- Trao đổi kết qủa trên lớp.


· Hoạt động 3: Giải bài 3.
- Làm việc cá nhân để lần lượt thực hiện các yêu cầu của đề bài

· Hoạt động 4: Rút ra các bước giải bài tập
- Trao đổi nhận xét, rút ra các bước giải bài tập vận dụng quy tắc nắm tay phải và quy tắc bàn tay trái.
* Hoạt động 5: Luyện tập
_ Làm việc cá nhân lần lượt giải bài tập 4, 5, 6, 7 /SGK trang 126, 127.
	
-Yêu cầu học sinh đọc và nghiên cứu đầu bài. => Nêu câu hỏi: Bài này đề cập đến các vấn đề gì?

- Chỉ định một hoặc hai học sinh đứng lên nhắc lại quy tắc nắm tay phải, tương tác giữa hai nam châm.
- Nhắc học sinh tự lực giải bài tập, chỉ dùng gợi ý cách giải trong SGK để đối chiếu cách làm của mình sau khi đã giải xong bài tập. Nếu thực sự có khó khăn thì mới đọc gợi ý các giải bài tập trong SGK
- Tổ chức cho học sinh trao đổi trên lớp lời giải câu a và câu b. Sơ bộ nhận xét việt thực hiện các bước giải bài tập vận dụng quy tắc nắm tay phải.
- Theo dõi các nhóm thực hiện thí nghòeâm kiểm tra. Chú ý câu b, khi đổi chiều dòng điện, đầu A của ống dây sẽ là cực Bắc . do đó hai cực cùng tên gần nhau sẽ đẩy nhau. Hiện tượng đẩy nhau xảy ra rất nhanh. Nếu không lưu ý học sinh quan sát hiện tượng kịp thời thì dễ mắc sai lầm.




- Yêu cầu học sinh vẽ lại hình vào vở bài tập, nhắc lại các ký hiệu, luyện cách đặt và xoay bàn tay  theo quy tắc phù hợp với mỗi hình vẽ để tìm lời giải, biểu diễn trên hình vẽ. Chỉ định một học sinh lên bảng giải bài tập trên .( nhắc học sinh , nếu thực sự khó khăn mới đọc gợi ý cách giải của SGK.)
- Hướng dẫn học sinh trao đổi kết quả trên lớp, chữa bài giải trên bảng.
- Sơ bộ nhận xét việc thực hiện các bước giải bài tập vận dụng quy tắc bàn tay trái.
- Chỉ định một học sinh lên bảng giải bài tập trên bảng. Nhắc học sinh , nếu thực sự giải không được thì mới đọc gợi ý trong SGK

_ Việc giải các bài tập vận dụng quy tắc nắm tay phải và quy tắc bàn tay trái gồm những bước nào?
- Tổ chức cho học sinh thảo luận và rút ra kết luận.
_ Yêu cầu HS giải các bài tập. Cả lớp nhận xét để hoàn thành.




4. Dặn Dò:
- Chuẩn bị chủ đề 19 :” Hiện Tượng Cảm Ứng Điện Từ”
IV. Rút Kinh Nghiệm:
				


Tuần 19 - Tiết  35,36: 
                      Chủ đề 19     Hiện Tượng Cảm Ứng Điện Từ

I. Mục Tiêu : 
- Làm được thí nghiệm dùng nam châm vĩnh cửu hoặc nam châm điện để tạo ra dòng điện cảm ứng.
- Mô  tả được cách làm xuất hiện dòng điện cảm ứng trong cuộn dây dẫn kín bằng nam châm hoặc nam châm vĩnh cửu.
- Sử dụng được đúng hai thuật ngữ mới đó là dòng điện cảm ứng và hiện tượng cảm ứng điện từ.
II. Chuẩn Bị :
· Đối với Giáo viên : 
- 1 điamô xe đạp có lắp bóng đèn
- 1 điamô xe đạp đã bóc một phần vỏ ngoài đủ nhìn thấy nam châm và cuộn dây.
· Đối với mỗi nhóm học sinh :
- 1 cuộn dây có gắn bóng đèn LED, 1 nam châm điện 2,5 V.
- 1 thanh nam châm có trục quay vuông góc với thanh.
III. Tổ Chức Hoạt Động Dạy Và Học:
1. Ổn định lớp:
2. Kiểm tra bài cũ:       Sửa bài tập (nếu còn)
3. Bài mới:

	Hoạt Động Của Học Sinh
	Hoạt Động Của Giáo Viên

	· Hoạt động 1: Phát hiện ra cách khác để tạo ra dòng điện chạy ngoài cách dùng pin hoặc acquy
- Cá nhân học sinh suy nghĩ trả lới câu hỏi của Giáo viên
- Có một số ý kiến khác nhau về hoạt động của đinamo xe đạp không thảo luận
· Hoạt động 2: Tìm hiểu cấu tạo của điamô xe đạp và dự đoán xem hoạt động của bộ phận nào trong điamo xe đạp là nguyên nhân chính gây ra dòng điện
- Phát biểu chung ở lớp
- Trả lời câu hỏi của Giáo viên


· Hoạt động 3: Tìm hiểu cách dùng nam châm để tạo ra dòng điện. Xác định trong trường hợp nào thì nam châm vĩnh cửu có thể tạo ra dòng điện?
-Nêu được dụng cụ TN và các bước tiến hành TN.
-Các nhóm nhận dụng cụ TN, nhóm trưởng hướng dẫn các bạn trong nhóm làm TN , quan sát hiện tượng, thảo luận nhóm








- Nhóm cử đại diện phát biểu, thảo luận chung ở lớp để rút ra nhận xét
* Chuyển ý: Nam châm điện có thể tạo ra dòng điện hay không?
Hoạt động 4: Tìm hiểu cách dùng nam châm điện để tạo ra dòng điện, trong trường hợp nào thì nam châm điện có thể tạo ra dòng điện
 (
Nam
 châm
)- Làm thí nghiệm




HS nhóm khác tham gia thảo luận.
-Trong khi đóng mạch điện của nam châm điện thì 1 đèn LED sáng. Trong khi ngắt mạch điện của nam châm điện thì đèn LED 2 sáng.
-Khi đóng (ngắt) mạch điện thì dòng điện trong mạch tăng (giảm) đi, vì vậy từ trường của nam châm điện thay đổi tăng lên (hoặc giảm) đi.

· Hoạt động 5: Tìm hiểu thuật ngữ mới : dòng điện cảm ứng và hiện tượng cảm ứng điện từ
-Yêu cầu HS đọc phần thông báo SGK.
- Học sinh trả lời câu hỏi của Giáo viên
· Hoạt động 6: Điều kiện xuất hiện dòng điện cảm ứng
-HS quan sát hình vẽ H19.5 (SGK) trả lời câu hỏi
-HS tham gia thảo luận câu: 
+Số đường sức từ tăng.
+Số đường sức từ không đổi.
+Số đường sức từ giảm.
+Số đường sức từ tăng.









· Hoạt động 7: Vận dụng
- Giải thích vì sao khi cho thanh nam châm quay quanh một trục thẳng đứng phía trước cuộn dây như hình H19.4 thì trong cuộn dây xuất hiện dòng điện cảm ứng.
- Cá nhân học sinh phát biểu chung ở lớp. Nêu dự đoán.
- Xem Giáo viên biểu diễn thí nghiệm
· Hoạt động 8: Củng cố.
- Trả lời câu hỏi củng cố của Giáo viên.
	Nêu vấn đề: Ta đã biết để tạo ra được dòng điện phải dùng pin và acquy. Em có biết có trường hợp nào mà có thể không dùng pin hoặc acquy vẫn có thể tạo ra được dòng điện không ?
Gợi y : Bộ phận nào làm cho đèn xe đạp phát sáng.?
- Trong bình điện xe đạp( gọi là đinamô xe đạp )  có những bộ phận nào, chúng hoạt động như thế nào?
- Yêu cầu học sinh quan sát một số điamô xe đạp đã tháo vỏ đặt trên bàn Giáo viên để chỉ ra một số bộ phận chính của điamô xe đạp 
- Hãy dự đoán xem hoạt động của bộ phận nào trong đinamo gây ra dòng điện?

Yêu cầu HS nghiên cứu câu hỏi SGK, nêu dụng cụ cần thiết để tiến hành TN và các bước tiến hành.
-GV giao dụng cụ TN cho các nhóm, yêu cầu HS làm TN theo nhóm, thảo luận nhóm trả lời câu hỏi.
-GV hướng dẫn HS các thao tác TN:
+Cuộn dây dẫn phải được nối kín.
+Động tác nhanh, dứt khoát.
-Yêu cầu HS quan sát , nhận xét rõ:
Dòng điện xuất hiện trong cuộn dây dẫn kín ở trường hợp di chuyển nam châm lại gần hoặc ra xa cuộn dây.









- Yêu cầu học sinh mô tả rõ, dòng điện xuất hiện trong khi di chuyển nam châm lại gần hay ra xa cuộn dây.
- Hướng dẫn học sinh lắp ráp thí nghiệm, cách đặt nam châm điện ( lõi sắt của nam châm đặt sau vào trong lòng cuộn dây )
Gợi ý: Yêu cầu học sinh làm rõ đóng hay ngắt mạch điện thì từ trường của nam châm sẽ thay đổi như  thế nào? ( dòng điện có cường độ tăng lên hay giảm đi khiến cho từ trường mạnh lên hay yếu đi )




- Nêu câu hỏi: Qua những thí nghiệm tren , hãy cho biết khi nào xuất hiện dòng điện cảm ứng.




-GV thông báo: Xung quanh nam châm có từ trường. Các nhà bác học cho rằng chính từ trường gây ra dòng điện cảm ứng trong cuộn dây dẫn kín. Từ trường được biểu diễn bằng đường sức từ. Vậy hãy xét xem trong các TN trên, số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây có biến đổi không?
-Hướng dẫn HS sử dụng mô hình và đếm số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây dẫn khi nam châm ở xa và khi lại gần cuộn dây để trả lời câu hỏi



-Hướng dẫn HS thảo luận chung câu C1 để rút ra nhận xét về sự biến đổi số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây khi đưa nam châm vào, kéo nam châm ra khỏi cuộn dây


- Yêu cầu học sinh đưa ra dự đoán. 
- Nêu câu hỏi: dựa vào đâu em đưa ra dự đoán đó? (có thể dựa trên việc quan sát thấy trong nhiều thí nghiệm có chuyển động của nam châm so với cuộn dây)
- Làm thí nghiệm biểu diễn để kiểm tra dự đoán
- Nêu câu hỏi củng cố:
+ Có những cách nào có thể dùng nam châm để tạo ra dòng điện?
+ Dòng điện đó được gọi là dòng điện gì


4. Dặn Dò : 
- Học và làm bài tập SBT
- Chuẩn bị bài :” Ôn tập – Kiểm tra HK I”
IV. Rút Kinh Nghiệm:
	
	
	
	
	
	






Tuần 20
Tiết 37: Ôn Tập

A. Phạm Vi Kiểm Tra:
- Chủ đề 1 – chủ đề 19
B. Lý thuyết:

	1.Phát biểu nội dung định luật Ôm? Viết công thức? Đơn vị các đại lượng trong công thức?







2. Định luật Ôm cho đoạn mạch nối tiếp, đoạn mạch song song và các  mối liên quan 








3. Điện trở của các dây dẫn có cùng tiết diện và được làm từ cùng một loại vật liệu thì tỉ lệ thế nghịch với chiều dài mỗi dây?



4. Điện trở của các dây dẫn có cùng chiều dài và được làm từ cùng một loại vật liệu thì tỉ lệ thế nghịch với tiết diện của dây?



5.Viết công thức tính điện trở của vật dẫn, nêu r đơn vị các đại lượng trong công thức?


6. Biến trở l gì? Sử dụng biến trở như thế nào?




7.Công thức tính công suất điện? 






8.Công thức tính cường của dòng điện?



9.Pht biểu nội dung định luật Jun Len-xơ? Viết công thức? Đơn vị các đại lượng trong công thức?








-Mối liên quan giữa Q và R trong đoạn mạch mắc nối tiếp, song song như thế nào?

10.An toàn khi sử dụng điện? Sử dụng tiết kiệm điện năng như thế nào?
11. Nam châm điện có đặc điểm gì giống và khác nam châm vĩnh cửu?








12.Từ trường tồn tại ở đâu? Làm thế nào để nhận biết được từ trường? biểu diễn từ trường bằng hình vẽ như thế nào? 





13.Lực điện từ do từ trường tác dụng lên dịng điện chạy qua dây dẫn thẳng có đặc điểm gì?

14. Trong điều kiện nào thì xuất hiện dòng điện cảm ứng?
	1.Định luật Ôm: Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây và tỉ lệ nghịch với điện trở của dây.
Cơng thức: I = 
Trong đó U là hiệu điện thế, đo bằng vôn, kí hiệu là V; I là cường độ dòng điện. đo bằng ampe, kía hiệu là A; R là điện trở, đo bằng ôm, kí hiệu là Ω.

2. Đoạn mạch nối tiếp:R1 nt R2:
I = I1 =  I2;                 U = U1 + U2; 
Rtđ = R1 + R2;                   
   Đoạn mạch song song R1//R2:
I = I1 + I2;                   U = U1= U2
;                     
3.Dây dẫn cùng loại vật liệu , cùng tiết diện S1 = S2 thì điện trở của dây dẫn tỉ lệ thuận với chiều dài của dây .

4. Điện trở của dây dẫn có cùng chiều dài l1 =l2 và được làm từ cùng loại vật liệu  tỉ lệ nghịch với tiết diện của dây .

5.Công thức tính điện trở của vật dẫn:
    
Trong đó:  là điện trở suất (Ωm)
l  l chiều di (m). s  l tiết diện (m2)
6. Biến trở thực chất là điện trở có thể thay đổi trị số điện trở của nó.
-Mắc biến trở nối tiếp trong mạch điện để điều chỉnh cường độ dòng điện trong mạch.

7.Công thức tính công suất điện:
P =U.I =I2.R = ;   
+ R1 nt R2 cĩ P = P1 + P2
+R1 // R2 cĩ P = P1 + P2.

8. A = P.t  =  U.I.t.
     + R1 nt R2  có A = A1 + A2; 
     + R1 // R2   có A = A1 + A2.

9. Nhiệt lượng toả ra ở dây dẫn khi có dòng điện chạy qua tỉ lệ thuận với bình phương cường độ dòng điện, với điện trở của dây dẫn và thời gian dòng điện chạy qua.
Cơng thức: Q=I2.R.t (J)
Trong đó: I là cường độ dòng điện, đo bằng ampe(A).
R là điện trở đo bằng Ôm (Ω )
T đo bằng giây (s) thì Q đo bằng Jun.
Q= 0,24 I2.R.t (calo)
+ R1 nt R2: ;    + R1//R2: 


10. HS:…SGK /51-52.

11.-Giống nhau: 
+Hút sắt
+Tương tác giữa các từ cực của hai nam châm đặt gần nhau.
-Khác nhau: Nam châm vĩnh cửu cho từ trường ổn định.
+Nam châm điện cho từ trường mạnh.

12. Từ trường tồn tại ở xung quanh nam châm , xung quanh dịng điện.
Dùng kim nam châm để nhận biết từ trường (SGK tr. 62).
Biểu diễn từ trường bằng hệ thống đường sức từ.
Quy tắc nắm tay phải (SGK tr.66): Xác định chiều đường sức từ của ống dây khi biết chiều dòng điện.

13.Quy tắc bàn tay trái.SGK /74.


14. Điều kiện xuất hiện dòng điện cảm ứng SGK / 89


C- Bài tập
I. Phần trắc nghiệm (2 điểm)
 Câu 1. (0,25 điểm)    
Đơn vị nào dưới đây không phải là đơn vị của điện năng?
A. Jun.         B. Oat. giy.          C. J/s.          D. Số đếm của công tơ điện.
Cu 2. (0,25 điểm)
Định luật Jun-Len xơ cho biết điện năng biến đổi thành:
A. Nhiệt năng.      B. Quang năng.      C. Hoá năng.       D. Cơ năng.
Cu 3. (0,25 điểm)
Một đèn có ghi 220V-100W. Điện trở của dây tóc bóng đèn khi nó hoạt động  
bình thường là:
A. 22        B. 484     C. 5/11         D. 480
Câu 4. (0,25 điểm)
Khi đặt hiệu điện thế 6Vvào hai đầu một dây dẫn thì dòng điện qua dây dẫn có cường độ 0,4 A. Nếu tăng hiệu điện thế này thêm 3V nữa thì dòng điện qua dây dẫn có cường độ là:
A. 0,6A.    B. 0,7 A.      C. 0,8 A.       D. 0,9 A.
Câu 5. (0,25 điểm)
Lõi của nam châm điện thường làm bằng:
A. Gang.    B. Sắt già.      C. Đồng.      D. Sắt non.
Câu 6. (0,25 điểm)
Ta nói rằng tại một điểm A trong không khí có từ trường khi:
A. Một vật nhẹ để gần A bút về phía A.
B. Một thanh đồng để gần A bị đẩy ra xa A.
C. Một thanh nam châm đặt tại A bị quay lệch khỏi hướng Nam-Bắc.
D. Một thanh nam châm đặt tại A bị nóng lên
Câu 7. (0,25 điểm)
Hai điện trở  R1= R2=R. Gọi Rnt và Rss là điện trở tương đương của chúng khi mắc nối tiếp hoặc mắc song song. Kết quả nào sau đây là đúng?
A. Rnt = 4Rss.    Rnt = 2Rss.      Rss = 4 Rnt.        Rss = 2 Rnt.
Câu 8. (0,25 điểm)
Phát biểu nào sau đây là đúng đối với đoạn mạch gồm hai đèn mắc song song?
A. Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch bằng tổng các hiệu điện thế trên các đèn.
B. Cường độ dòng điện trên các đèn là bằng nhau.
C. Hiệu điện thế giữa hai đầu các đèn là bằng nhau.
D. Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch luôn nhỏ hơn hiệu điện thế của mỗi đèn.

II. Phần tự luận (8 điểm)
Câu 1. (2,0 điểm)  
Cho hai điện trở R1=30; R2=20 mắc song song. Tính điện trở của đoạn mạch? 
Câu 2. (2,0 điểm)
Hãy xác định các đại lượng còn thiếu (chiều của đường sức từ, chiều của dòng điện, chiều của lực điện từ) trong hình vẽ sau.
                                                             
                                                                       
Câu 3. ( 2,0 điểm).
Một bóng đèn có ghi 220V- 100 W được mắc nối tiếp vàohiệu điện thế 220V.
a/ Tính cường độ dòng điện qua bóng đèn khi bóng sáng bình thường ?
b/ Tính điện năng mà bóng tiêu thụ trong 1 tháng (30 ngày), mỗi ngày dùng trung bình 4 giờ.
Câu 4. (2,0 điểm)
Một bếp điện khi hoạt động bình thường có điện trở R =80và cường độ dòng điện qua bếp khi đó là 2,5 A.
 Tính nhiệt lượng mà bếp toả ra trong 20 phút ?
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